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I. Tình hình Sản xuất chăn nuôi ở Việt nam những năm gần đây

I.1 Tình hình phát triển chăn nuôi của cả nước 

Hơn 10 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ, GDP hàng năm của cả nước tăng trưởng tương đối cao và ổn định, đạt bình quân 7,68%/năm trong giai đoạn 1991-2001.
Trong bối cảnh phát triển chung của nền kinh tế, khu vực nông nghiệp với trên 70% lao động cả nước được coi là xương sống của nền kinh tế cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong 10 năm gần đây, tăng trưởng GDP của khu vực nông nghiệp khá ổn định, đạt bình quân hàng năm 4,26%/năm (Bảng 1.1). Nhiều nông sản đã trở thành những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam, nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản lên tới 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Bảng 1.1 Tăng tr​ưởng GDP bình quân hàng năm của cả n​ước và khu vực
	
	1991-1995
	1996-2001
	1991-2001

	Cả nư​ớc
	8,79
	6,94
	7,68

	Nông  lâm nghiệp thuỷ sản
	4,58
	4,05
	4,26

	Công nghiệp và xây dựng
	13,10
	10,59
	11,59

	Dịch vụ
	8,90
	5,83
	7,06


Nguồn: TCTK
Trong những năm qua, ngành chăn nuôi Việt Nam cũng có sự phát triển đáng kể. Trong giai đoạn 1990 -2002, số đầu lợn tăng bình quân 5,5 %/năm, số lượng gia cầm tăng 6,73%/năm, số lượng bò tăng 2,27 %/năm. Chỉ riêng trâu là có số đầu con giảm xuống từ năm 1990 đến nay, trung bình giảm 0,11%/năm. Trong 6 năm gần đây (1997-2002), tốc độ tăng đầu con bình quân hàng năm của lợn là 5,39%/năm, thấp hơn so với những năm đầu của thập kỷ 90 là 5,61%/năm. Tương tự, tốc độ tăng đầu con của trâu bò trong 5 năm lại đây cũng có xu hướng giảm dần. Trong giai đoạn 1997-2002, tốc độ tăng bình quân đầu con của bò chỉ đạt 1,17%/năm, thấp hơn so với so với mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 1990-1996 là 3,37%. Khác với lợn và trâu bò, trong những giai đoạn gần đây, số lượng gia cầm vẫn tăng 7,5%/năm, cao hơn so với mức tăng bình quân trong giai đoạn đầu thập kỷ 90 là 5,58%/năm (Bảng 1.2). Điều này cho thấy chăn nuôi gia cầm ngày càng được phát triển tại Việt Nam, trong các hộ gia đình, chăn nuôi gà thả vườn của hộ gia đình tại Việt Nam đang được áp dụng khá rộng rãi và đạt hiệu quả cao. 

Bảng 1.2. Số lượng đầu con gia súc, gia cầm 1990-2002

	Loại
	Số đầu con 2002

(ngàn con)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	
	1990-1996
	1997-2002
	1990-2002

	Lợn
	23 169,5
	5,61
	5,39
	5,50

	Gia cầm
	233287
	5,96
	7,50
	6,73

	Trâu
	2814,452
	0,58
	-0,79
	-0,11

	 Bò
	4062,966
	3,37
	1,17
	2,27


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Một điều đáng chú ý là, trong năm 2002, mặc dù có nhiều khó khăn về mặt thị trường xuất khẩu cũng như khâu tiêu thụ trong nước nhưng sản xuất chăn nuôi lại có bước tăng trưởng đáng kể. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 1/10/2002, cả nước có 23,16 triệu con lợn, tăng 1,369 triệu con so với cùng kỳ năm 2001; đàn gia cầm đạt 223,28 triệu con, tăng trên 15 triệu con; đàn bò đạt 4,062 triệu con, tăng 163,3 ngàn con so với cùng kỳ năm 2001. 

Cùng với sự tăng lên về số đầu con, sản lượng thịt hơi trong các năm qua cũng tăng lên đáng kể. Năm 2002, Việt Nam có khoảng 1,65 triệu tấn thịt lợn hơi, 338,4 ngàn tấn thịt gà hơi và trên 150 ngàn tấn thịt trâu bò hơi. Nhìn chung, so với nửa đầu thập kỷ 90 (1990-1996), trong giai đoạn đần đây, sản lượng thịt chăn nuôi tăng với tốc độ cao hơn, trừ lượng thịt trâu ngày càng có xu hướng giảm dần (Bảng 1.3).   

 Bảng 1.3. Sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm của Việt Nam. 

	
	SL thịt hơi năm  2002 (ngàn tấn)
	Tốc độ tăng trưởng bq hàng năm (%)

	
	
	1990-96
	1997-2002
	1990-2002

	Lợn
	1653,6
	7,0
	7,4
	7,2

	Gia cầm
	338,4
	5,9
	8,0
	6,9

	Bò
	102,4
	4,7
	6,6
	5,7

	Trâu
	51,8
	3,0
	1,0
	2,0



Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Bên cạnh việc phát triển chăn nuôi lấy thịt, trong những năm gần đây chăn nuôi lấy sữa cũng được Nhà nước quan tâm và đầu tư phát triển. Phát triển chăn nuôi bò sữa nhằm cung cấp sữa tươi cho tiêu dùng của nhân dân, nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, thay thế sữa bột phải nhập khẩu hàng năm. Năm 2000, sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước đạt khoảng 50 ngàn tấn. Tuy nhiên, lượng sữa nhập khẩu vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nhu cầu sữa của Việt Nam, trên 90%. Chăn nuôi bò sữa trong dân hiện nay đang có lãi, dân rất mong phát triển. Việt Nam đặt kế hoạch đến năm 2010, sản lượng sữa sản xuất trong nước sẽ đạt khoảng 500 ngàn tấn, chiếm 38% tiêu thụ cả nước (Bảng 1.4). Khả năng phát triển bò sữa của Việt Nam còn nhiều thuận lợi, khó khăn chính hiện nay là thiếu giống tốt, dân thiếu vốn để đầu tư chăn nuôi.

Bảng 1.4. Tình hình và kế  hoạch chăn nuôi lấy sữa.

	
	Đơn vị tính
	Năm 1990
	Năm 1995
	Năm 2000*
	Năm 2005*

	Bò sữa
	con
	5100
	18700
	32000
	190000

	Nhu cầu sữa tươi
	1000 tÊn
	70,8
	533
	847
	1300

	Sữa nhập khẩu (qui tươi)
	1000 tÊn
	65
	512
	800
	800

	Sl sữa tươi sản xuất trong nước
	1000 tÊn
	5,8
	21
	50
	500

	% sxt trong nước 
	%
	8,1
	3,9
	5,9
	38,4


Chú ý: ước tính 

Nguồn: Nguyễn văn Cát, "Báo cáo điều tra tình tình chủ trương phát triển chăn nuôi", Hà nội, 5/2000.   

Mặc dù có sự phát triển tương đối ổn định trong những năm qua nhưng thu nhập dân cư nông thôn còn rất thấp, lao động trong nông nghiệp dư thừa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế  chậm. Đất đai cho phát triển sản xuất lại có hạn, tăng sản lượng nông nghiệp dựa vào tăng diện tích diện tích không thể duy trì lâu dài. Bên cạnh đó, năng suất lao động trong khu vực nông nghiệp còn thấp và có chiều hướng giảm xuống. Tỷ trọng GDP của nông nghiệp trong tổng GDP của cả nước năm 2000 đã giảm xuống chỉ còn 23,6% so với 40% năm 1990, trong khi đó tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp dường như không thay đổi, vẫn xấp xỉ 70% (Bảng1.5). 

Bảng 1.5.  Năng suất lao động trong nông nghiệp

	
	Năm 1990
	Năm 1998
	Năm 2000

	Tỷ trọng Nông nghiệp trong tổng GDP (%)
	40
	24
	23,6

	Lực lượng lao động trong nông nghiệp (%)
	71
	68,8
	68,1


Nguồn: Tổng cục Thống kê

Để nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp, tăng thu nhập và tạo nhiều công ăn việc làm cho khu vực nông thôn cần phải đẩy mạnh phát triển đa dạng hoá sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển ngành nghề phi nông nghiệp. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu, phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đóng vai trò tích cực qua việc cung cấp các sản phẩm thịt, trứng, sức kéo, phân bón... và là một nguồn thu nhập quan trọng của rất nhiều hộ nông dân. Đồng thời chăn nuôi tạo thêm công ăn việc làm cho người dân nông thôn, góp phần ổn định xã hội.   

Mặc dù có nhiều sự đầu tư, quan tâm của Nhà nước nhưng chăn nuôi Việt  Nam chưa trở thành đầu ngành trong sản xuất nông nghiệp. Trong hơn 10 năm qua (1990-2001), giá trị sản phẩm chăn nuôi chỉ chiếm 17-20% trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi chưa có bước đột phá, chưa có sự đầu tư, phát triển một cách hiệu quả và toàn diện (Bảng1.6).     

Bảng1.6. Tỷ trọng của chăn nuôi trong tổng giá trị nông nghiệp, 1990-2000

	Năm
	1990
	91
	92
	95
	96
	97
	98
	99
	2000
	2001*

	% chăn nuôi trong NN 
	17,9
	17,9
	20,7
	18,9
	19,3
	19,7
	19,3
	18,3
	19,7
	16,8


Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên Giám Thống Kê hàng năm


  * Tổng Cục Thống kê, Tình hình Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2001

Trong những năm tới, chăn nuôi vẫn là một trong những ngành nông nghiệp quan trọng của Việt Nam. Theo kế hoạch, năm 2010 Việt Nam sẽ phát triển đàn lợn lên 30 triệu con, đàn gà lên 350 triệu con. Sản lượng thịt lợn hơi sẽ tăng lên 3 triệu tấn và sản lượng thịt gia cầm hơi sẽ đạt khoảng 500 ngàn tấn vào năm 2010 (Bảng 1.7).

Bảng 1.7. Kế hoạch phát triển chăn nuôi 2001-2010 của Việt Nam

	 Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2001
	Năm 2005
	Năm 2010

	Số  lợn
	'000 con
	20000
	24000
	30000

	Số gia cầm
	'000 con
	220000
	297000
	350000

	Số bò
	'000 con
	41200
	4200
	46000

	Số trâu
	'000 con
	2960
	3000
	3000

	Số dê
	'000 con
	530
	650
	800

	Sl thịt lợn hơi
	'000 tÊn
	15000
	2000
	3000

	Sl thịt trâu bò hơi 
	'000 tÊn
	155
	195
	300

	Sl thịt gia cầm hơi
	'000 tÊn
	320
	400
	500

	Trứng
	'000 tÊn
	3,8
	5
	7


Nguồn: Lê Bá Lịch, Định hướng phát triển chăn nuôi của Việt Nam, 2000

I.2  Sự phát triển chăn nuôi trong các vùng

I.2.1  Chăn nuôi lợn 

Chăn nuôi lợn đóng vai trò chủ yếu trong phát triển ngành chăn nuôi của Việt Nam. Trong 5 năm gần đây, sản lượng thịt lợn chiếm trung bình 76% tổng sản lượng thịt hơi các  loại. 


Chăn nuôi lợn ở Việt Nam được phát triển mạnh ở ĐBSH, ĐBSCL và vùng Đông Nam Bộ. Trong hơn 10 năm qua (1990-2002), tốc độ tăng trưởng đàn lợn bình quân của ĐBSH và Đông Nam Bộ khá cao, đạt bình quân tương ứng 6,1%/năm và 9,4%/năm. Năm 2002, số đầu lợn của ĐBSH lên tới gần 5,4 triệu con, chiếm 24% tổng đàn lợn của cả nước. Trong 6 năm gần đây (1997-2002), chăn nuôi lợn ở ĐBSH ngày càng phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về đầu con là 6,55%/năm, cao hơn so với nửa đầu của thập kỷ 90 (5.65%/năm). Năm 2002, số đầu lợn của ĐBSCl là 3,15 triệu con, chiếm 13% tổng đàn lợn của cả nước.

 
Bên cạnh hai vùng đồng bằng, trong những năm gần đây chăn nuôi lợn cũng phát triển mạnh ở Đông Bắc và Đông Nam Bộ. Các hộ chăn nuôi lợn ở Đông Nam Bộ có quy mô tương đối lớn, chăn nuôi theo kiểu công nghiệp và tính thương mại hoá rất cao.  Sản xuất chăn nuôi Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ trong những năm gần đây phát triển với tốc độ chậm và có xu hướng giảm xuống. Tốc độ tăng bình quân đầu con trong giai đoạn gần đây ở 2 vùng này chỉ đạt bình quân 2,3%/năm  và 2,8%/năm (Bảng 1.8).

Bảng 1.8. Số đầu con lợn của Việt Nam theo vùng, 1990-2002

	 
 
	Số lợn năm 2002 (000 con)
	Tăng trưởng hàng năm  (%)

	
	
	1990-1996
	1997-2002
	1990-2002

	Tây Bắc
	1050,9
	3,26
	6,03
	4,64

	Đông Bắc
	4917,9
	5,08
	5,44
	5,26

	Đồng Bằng Sông Hồng
	5396,6
	5,65
	6,55
	6,10

	Bắc Trung Bộ
	3569,9
	4,61
	5,00
	4,81

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	2028,7
	4,12
	4,49
	4,30

	Tây Nguyên
	951,0
	6,93
	5,22
	6,08

	Đông Nam Bộ 
	2103,0
	11,83
	7,04
	9,44

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	3151,5
	6,75
	3,71
	5,23

	Cả nư​ớc
	23169,5
	5,61
	5,39
	5,50


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Nhờ sự phát triển đầu con, sản lượng thịt lợn của Việt Nam tăng lên khá cao trong những năm qua. Từ năm 1990 đến năm 2002, sản lượng thịt lợn của Việt Nam tăng bình quân 7,2%/năm, đạt trên 1,6 triệu tấn năm 2002. 


Vùng sản xuất thịt lợn nhiều nhất vẫn là ĐBSH. Năm 2002, sản lượng thịt hơi của ĐBSH là 436 ngàn tấn chiếm 26,4% tổng sản lượng cả nước. Mặc dù chỉ chiếm 13% về số đầu con nhưng ĐBSCL lại chiếm tới 21% sản lượng thịt của cả nước, đạt 349 ngàn tấn năm 2002 (Bảng 1.9). Tương tự như ĐBSCL, mặc dù chỉ chiếm 9% tổng số đầu lợn của cả nước nhưng sản lượng thịt lợn của Đông Nam Bộ đạt 12.1% sản lượng thịt của cả nước. Điều này phần nào cho thấy chăn nuôi ở Đông Nam Bộ và ĐBSCL có năng suất và hiệu quả cao hơn so với các vùng khác. Đây chính là kết quả của việc áp dụng công nghệ và giống tiên tiến vào sản xuất chăn nuôi công nghiệp.  

Bảng 1.9 Sản lượng thịt lợn hơi của Việt Nam theo vùng, 1990-2002

	 

 
	Năm 2002 (000 tấn)


	Tăng trưởng hàng năm  (%)

	
	
	1990-96
	1997-2002
	1990-2002

	Tây Bắc
	28,3
	4,21
	5,79
	5,00

	Đông Bắc
	275,6
	6,08
	7,90
	6,99

	Đồng Bằng Sông Hồng
	436,8
	8,83
	7,68
	8,26

	Bắc Trung Bộ
	188,8
	6,34
	4,95
	5,65

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	120,7
	5,59
	5,86
	5,73

	Tây Nguyên
	51,1
	6,99
	8,27
	7,63

	Đông Nam Bộ 
	202,9
	10,61
	10,69
	10,65

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	349,3
	5,86
	7,07
	6,47

	Cả nước
	1653,6
	7,00
	7,37
	7,18


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Trong chăn nuôi lợn, tỷ trọng nái ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới sản lượng thịt và số đầu con. Trong hơn 10 năm qua, đàn nái của Việt Nam phát triển khá mạnh, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,1%/năm. Năm 2000, cả nước có gần 2,8 triệu con nái, chiếm 14% tổng số lợn của cả nước. ĐBSH vẫn là khu vực có tỷ trọng nái lớn nhất trong cả nước với trên 730 ngàn con (năm 2000), chiếm 26,3% đàn nái cả nước. Tiếp theo là vùng Đông Bắc với trên 550 ngàn con (chiếm 20%), ĐBSCL với gần 400 ngàn con, chiếm 14,1% (Bảng 1.10).   

Bảng 1.10. Tăng trưởng số nái  của Việt Nam theo vùng, 1990-2000. 

	
	Số nái năm 2000 (con)
	Tăng trưởng hàng năm  (%)

	
	
	1990-95
	1996-2000
	1990-2000

	Tây Bắc
	148735
	7,35
	3,56
	5,46

	Đông Bắc
	557448
	7,35
	4,33
	5,84

	Đồng Bằng Sông Hồng
	732207
	10,24
	6,16
	8,20

	Bắc Trung Bộ
	357555
	6,86
	1,46
	4,16

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	244132
	3,27
	4,34
	3,80

	Tây Nguyên
	114431
	2,31
	5,00
	3,65

	Đông Nam Bộ 
	241791
	10,84
	9,28
	10,06

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	391909
	9,83
	6,25
	8,04

	Cả nước
	2788208
	7,35
	4,85
	6,10


Nguồn: Bộ NN&PTNT

Đông Nam Bộ là vùng có sự phát triển đàn nái mạnh nhất. Trong 10 năm qua, đàn nái vùng Đông Nam Bộ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cả nước, đạt bình quân 10,1%/năm. Đông Nam Bộ cũng là vùng sản xuất nhiều heo nái cung cấp cho các khu vực khác.

Chăn nuôi lợn là một ngành phát triển rất lâu năm ở Việt Nam và có tác động mạnh mẽ tới thu nhập và tạo công ăn việc làm cho dân cư nông thôn. Hiện nay, tiềm năng chăn nuôi lợn ở hai vùng đồng bằng là rất lớn. 

I.2.2 Chăn nuôi gia cầm

Sau chăn nuôi lợn, sản xuất gia cầm (gồm gà vịt, ngan, ngỗng) là ngành chăn nuôi rất quan trọng. Chăn nuôi gà thả vườn đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ ở rất nhiều vùng trong cả nước, kể các vùng núi và cao nguyên. 

Chăn nuôi gia cầm ở ĐBSH và ĐBSCL là phát triển mạnh nhất. Năm 2002, số lượng gia cầm ở ĐBSH và ĐBSCL lên tới trên gần 100 triệu con, chiếm gần 50% tổng đàn gia cầm toàn quốc. Vùng Đông Bắc và Đông Nam Bộ cũng có sự phát triển về chăn nuôi gia cầm khá mạnh trong những năm qua. Trong giai đoạn 1990-2002, tốc độ tăng trưởng bình quân đầu con gia cầm của Đông Bắc và Đông Nam Bộ là khá cao đạt 7,4%/năm và 9,34%/năm. Mặc dù có tốc độ tăng trưởng khá cao trong giai đoạn 1990-2002 (12,6%/năm) nhưng Tây nguyên vẫn là vùng chưa  phát triển mạnh chăn nuôi gia cầm. Tỷ trọng đầu con gia cầm của Tây nguyên chỉ chiếm 2,6% tổng số gia cầm của cả nước (Bảng 1.11).  

Bảng 1.11  Số gia cầm của Việt Nam theo vùng, 1990-2002

	Vùng


	Số gia cầm năm 2002 (000 con)
	Tăng trưởng hàng năm  (%)

	
	
	1990-1996
	1997-2002
	1990-2002

	Tây Bắc
	7114
	5,64
	8,29
	6,97

	Đông Bắc
	47334
	8,02
	6,76
	7,39

	Đồng Bằng Sông Hồng
	50662
	4,98
	8,67
	6,83

	Bắc Trung Bộ
	29786
	7,46
	7,76
	7,61

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	15365
	6,22
	6,43
	6,33

	Tây Nguyên
	6256
	7,05
	18,22
	12,63

	Đông Nam Bộ 
	26779
	9,20
	9,49
	9,34

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	49991
	3,90
	5,68
	4,79

	Cả nư​ớc
	233287
	5,96
	7,50
	6,73


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê
Sản phẩm chính của chăn nuôi gia cầm là thịt và trứng, trong đó chăn nuôi lấy thịt vẫn là chủ yếu. Do có sự phát triển mạnh số đầu con, ĐBSH và ĐBSCL vẫn là hai vùng có sản lượng thịt gia cầm lớn nhất. Năm 2002, sản lượng thịt gia cầm hơi của ĐBSH đạt 81,5 ngàn tấn, chiếm 21% sản lượng thịt gia cầm hơi toàn quốc. Mặc dù chiếm tỷ trọng đầu con thấp hơn ĐBSH, nhưng sản lượng thịt gia cầm hơi của ĐBSCL lại cao hơn, đạt 92,2 ngàn tấn, chiếm 22% sản lượng thịt gia cầm hơi toàn quốc (Bảng 1.12). Như sản xuất lợn, sau hai vùng đồng bằng thì Đông Bắc và Đông Nam Bộ là những vùng có khả năng phát triển chăn nuôi gia cầm khá mạnh của Việt Nam. Mặc dù còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng đàn nhưng Tây nguyên và Bắc Trung Bộ là hai vùng đang có xu hướng phát triển chăn nuôi gia cầm khá mạnh.

Bảng 1.12. Tăng trưởng thịt gia cầm hơi theo vùng, 1990-2002

	
	Sl năm 2002 (000 tấn)
	Tăng trưởng hàng năm  (%)

	
	
	1990-1996
	1997-2002
	1990-2002

	Tây Bắc
	5,2
	8,66
	1,84
	5,25

	Đông Bắc
	58,7
	9,88
	7,97
	8,93

	Đồng Bằng Sông Hồng
	81,5
	10,19
	7,67
	8,93

	Bắc Trung Bộ
	31,3
	9,74
	7,37
	8,56

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	16,5
	2,07
	10,18
	6,13

	Tây Nguyên
	6,9
	13,92
	14,56
	14,24

	Đông Nam Bộ 
	46,4
	3,47
	14,45
	8,96

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	92,0
	3,08
	6,95
	5,01

	Cả nư​ớc
	338,4
	5,9
	8,0
	6,9


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Trong chăn nuôi gia cầm, gà là con chiếm tỷ trọng tối đa cả về đầu con và sản lượng thịt. Chăn nuôi gà của Việt Nam chiếm tới 76% về đầu con trong tổng đàn gia cầm  và sản lượng thịt. Phần còn lại chủ yếu là chăn nuôi vịt. Chăn nuôi vịt ở Việt Nam lại phát triển rất mạnh mẽ ở ĐBSCL. Sản lượng thịt vịt ở ĐBSCL chiếm tới 56% lượng thịt vịt hơi của toàn quốc (Đồ thị 1.1). Trong khi đó, sản lượng thịt vịt ở ĐBSH lại chỉ chiếm trên 10% sản lượng thịt vịt của cả nước.
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Hiện nay việc phát triển gà thả vườn đang rất được quan tâm, nhất là ở các vùng miền núi và trung du. Đây là chính sách nhằm nâng cao thu nhập của hộ nông dân và là giải pháp rất quan trọng xoá đói giảm nghèo, giúp người nông dân nâng cao thu nhập và mức sống. Hiện có rất nhiều dự án đầu tư phát triển gà chăn thả trong dân và đặc biệt là tại các vùng cao. 

I.2.3 Chăn nuôi bò 

Hiện nay chăn nuôi bò ở Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh. Năm 2002, cả nước chỉ có trên 4 triệu con bò, trong đó số bò cày kéo chiếm trên 1,5 triệu con. Sản lượng thịt bò chỉ chiếm trên 5% lượng thịt hơi của các loại gia súc gia cầm của cả nước. Chăn nuôi bò khá phát triển ở miền Trung, nơi sản xuất lợn gà còn rất yếu. Hai vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ có số bò nhiều nhất trong cả nước với 855 ngàn con và  793 ngàn con (năm 2002) (Bảng 1.13).

Bảng 1.13. Tăng trưởng số đầu con bò của Việt Nam, 1990-2002 

	 
 
	Số bò năm 2002 (000 con)

	Tăng trưởng hàng năm  (%)

	
	
	1990-1996
	1997-2002
	1990-2002

	Tây Bắc
	182.0
	1,82
	4,84
	3,33

	Đông Bắc
	695.9
	4,88
	3,53
	4,20

	Đồng Bằng Sông Hồng
	350.0
	3,09
	1,84
	2,46

	Bắc Trung Bộ
	855.9
	4,89
	0,07
	2,48

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	793.6
	3,69
	-1,77
	0,96

	Tây Nguyên
	391.0
	6,20
	-1,41
	2,39

	Đông Nam Bộ 
	516.3
	2,95
	2,49
	2,72

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	278.3
	-8,17
	10,93
	1,38

	Cả n​ước
	4062.9
	3,37
	1,17
	2,27


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Nhu cầu tiêu thụ thịt bò ở Việt Nam khá cao và sẽ tăng lên trong những năm tới, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Với mức sản lượng thịt bò hiện tại là 92.2 ngàn tấn hơi, sản xuất thịt bò trong nước chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu tiêu thụ thịt bò của cả nước 


Những vùng có sản lượng thịt bò cao của cả nước là Duyên Hải Nam Trung Bộ (25 ngàn tấn), Đông Nam Bộ (18,7ngàn tấn). Mặc dù có tỷ lệ về số bò khá cao trong cả nước nhưng do tỷ lệ bò cày kéo khá lớn (chiếm trên 50% tổng đàn của vùng), nên Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có sản lượng thịt bò không lớn lắm, chỉ đạt  10.2 ngàn tấn và 13,6 ngàn tấn (Bảng 1.14). 

Bảng 1.14.  Tăng trưởng sản lượng thịt bò hơi của Việt Nam, 1990-2002

	 
	Sl năm 2002 (000 tấn)
	Tăng trưởng hàng năm  (%)

	
	
	1990-1996
	1997-2002
	1990-2002

	Tây Bắc
	5,2
	11,83
	3,41
	7,62

	Đông Bắc
	10,2
	2,43
	10,55
	6,49

	Đồng Bằng Sông Hồng
	9,1
	29,81
	7,79
	18,80

	Bắc Trung Bộ
	13,6
	3,47
	7,47
	5,47

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	25,9
	1,13
	11,15
	6,14

	Tây Nguyên
	11,7
	4,29
	7,37
	5,83

	Đông Nam Bộ 
	18,7
	15,70
	2,78
	9,24

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	8,0
	-4,51
	6,11
	0,80

	Cả nư​ớc
	102,45
	4,72
	6,63
	5,67


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Bên cạnh việc cung cấp một lượng thịt bò khá lớn phục vụ tiêu dùng trong nước, Đông Nam Bộ còn là vùng sản xuất sữa chính của Việt Nam. Năm 1999, số bò sữa của Đông Nam Bộ là 25555 con (trong đó của Thành phố Hồ Chí Minh là 21894 con) chiếm 86% tổng số bò sữa của cả nước. Sản lượng sữa bò của Đông Nam Bộ năm 1999 là 34075 tấn chiếm 86% sản lượng của cả nước. Hiện nay, Việt nam đang mở rộng phát triển chăn nuôi bò sữa ở rất nhiều tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Sơn La...

I.2.4 Chăn nuôi trâu 

Hiện nay, chăn nuôi trâu ở Việt Nam chủ yếu là để làm sức kéo. Năm 2002, cả nước có khoảng 2,8 triệu con trâu trong đó số trâu dùng làm sức kéo là gần 2 triệu con, chiếm tới 70%. Cùng với sự phát triển cơ khí hoá nông nghiệp, chăn nuôi trâu ở một số vùng như ĐBSH, ĐBSCL, Đông Nam Bộ giảm xuống một cách nhanh chóng. Trong giai đoạn 1990-2000, số trâu ở ĐBSCL giảm bình quân 15%/năm, chỉ còn trên 37 ngàn con vào năm 2002 (Bảng 1.15).

ở một số vùng núi và trung du, do nhu cầu nuôi trâu làm sức kéo và lấy thịt nên chăn nuôi trâu vẫn phát triển mặc dù với mức độ không cao. Trong hơn 10 năm qua, số lượng trâu ở Tây Bắc tăng bình quân 3,6%/năm, ở Tây Nguyên tăng 1,28%/năm (Bảng 1.15).

Bảng 1.15 Tăng trưởng số lượng trâu của Việt Nam, 1990-2002

	 
 
	Số trâu năm 2002 (000con)
	Tăng trưởng hàng năm  (%)

	
	
	1990-1996
	1996-2002
	1990-2002

	Tây Bắc
	390,4
	4,48
	2,84
	3,66

	Đông Bắc
	1267,8
	2,46
	-0,20
	1,13

	Đồng Bằng Sông Hồng
	125,8
	-4,23
	-8,33
	-6,28

	Bắc Trung Bộ
	689,4
	2,63
	0,62
	1,63

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	129,9
	0,12
	0,75
	0,44

	Tây Nguyên
	47,6
	2,63
	-0,07
	1,28

	Đông Nam Bộ 
	126,4
	-0,84
	-5,43
	-3,13

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	37,3
	-14,59
	-16,17
	-15,38

	Cả n​ước
	2814,4
	0,58
	-0,79
	-0,11


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê
Từ năm 1997-2002, sản lượng thịt trâu của Việt Nam giảm bình quân 2,7%/năm. Một số vùng như Tây Bắc, Tây Nguyên sản lượng thịt trâu vẫn tăng lên với tốc độ bình quân là 5,7%/năm và 17%/năm (Bảng 1.16).
Bảng 1.16. Tăng trưởng sản lượng thịt trâu hơi của Việt Nam, 1990-2002

	
	Sl năm 2002 (000 tấn)
	Tăng trưởng hàng năm  (%)

	
	
	1990-1996
	1997-2002
	1990-2002

	Tây Bắc
	5,2
	6,54
	5,41
	5,97

	Đông Bắc
	19,1
	5,40
	2,16
	3,78

	Đồng Bằng Sông Hồng
	4,1
	10,14
	-0,17
	4,99

	Bắc Trung Bộ
	8,8
	3,85
	3,38
	3,61

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	2,0
	5,31
	2,76
	4,03

	Tây Nguyên
	2,3
	16,53
	18,24
	17,38

	Đông Nam Bộ 
	8,7
	5,33
	6,37
	5,85

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	1,5
	-8,13
	-13,51
	-10,82

	Cả nư​ớc
	51,8
	3,0
	1,0
	2,0


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

 
Cùng với sự phát triển rộng rãi chăn nuôi gia cầm, lợn, bò, nhu cầu tiêu thụ thịt trâu sẽ có xu hướng giảm xuống mạnh trong thời gian tới. Việc chăn nuôi trâu chủ yếu là làm sức kéo và sẽ duy trì ở các vùng núi và trung du. 

II. Tình hình chế biến và Thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

II.1 Tình hình chế biến

II.1.1 Đặc điểm các cơ sở giết mổ và chế biến ở Việt Nam

ở Việt Nam, công nghệ giết mổ và chế biến sản phẩm thịt còn chưa phát triển mạnh. Mặc dù Việt Nam có một số các cơ sở giết mổ công nghiệp quy mô lớn nhưng hầu hết chưa sử dụng hết công suất, một số nhà máy đã phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Phần lớn các cơ sở giết mổ gia súc có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu. Các cơ sở chế biến thịt cũng có quy mô không lớn. Chỉ có một số các cơ sở giết mổ có công suất hơn 10.000 tấn/năm. Hầu hết thịt (khoảng 70%) được bán ở dạng tươi sống. Phần thịt còn lại 30% được chế thành một số loại sản phẩm như thịt ba tê, thịt quay, thịt hộp, và một số sản phẩm kiểu phương tây như súc xích, thịt xông khói. 

Lao động

Lao động là một thành phần trong các hoạt động giết mổ gia súc và chế biến thịt. Cơ sở giết mổ trung bình ở Việt Nam thuê 4,9 người làm, làm việc gần 6 ngày trong tuần, và nhận mức thù lao trung bình khoảng 21.900 đ/ngày. Các cơ sở giết mổ ở miền Bắc có số lượng lao động trung bình lớn nhất, và trả mức thù lao thấp nhất. Ngược lại, các cơ sở giết mổ ở miền Nam có xu hướng trả thù lao cao hơn. Tính trung bình, các cơ sở giết mổ lớn hơn có thuê 11,2 công nhân, trong khi đó cơ sở nhỏ hơn có khoảng 2,8 người. Thù lao trả ở các cơ sở giết mổ lớn hơn không cao hơn đáng kể so với mức trả công ở các cơ sở giết mổ nhỏ.

Gần như tất cả các cơ sở giết mổ được sở hữu và điều khiển bởi các thành viên của gia đình. Tính trung bình, 2,2 thành viên gia đình làm việc 5,6 ngày trong tuần ở một cơ sở giết mổ. 26 % số cơ sở giết mổ cũng có thuê công nhân có tay nghề. Tính trung bình, các cơ sở giết mổ có thuê 1,6 công nhân thường xuyên, có tay nghề, làm việc 5,4 ngày trong tuần, và kiếm được khoảng 23.400 đồng/ngày. Ngoài ra, tương ứng 20% và 11% số cơ sở giết mổ cũng thuê lao động không có tay nghề làm việc thường xuyên và lao động mùa vụ. Lao động mùa vụ nhận được mức tiền công/ngày cao hơn lao động thường xuyên không có tay nghề, nhưng họ chỉ làm việc có 2 ngày trong tuần so với 6 ngày làm việc/tuần của lao động không có tay nghề làm việc thường xuyên.

Bảng 2.1  Đặc trưng của lực lượng lao động của cơ sở giết mổ

	 
	Nhỏ
	Lớn
	Trung bình

	Lao động gia đình
	
	
	

	% Sử dụng
	100
	93,5
	98,4

	Số lượng lao động 
	2,2
	2,1
	2,2

	Số ngày công
	293
	303,4
	295,5

	Lao động có tay nghề, thường xuyên
	
	
	

	% Sử dụng
	18,5
	48,4
	26

	Số lượng lao động 
	0,2
	5,8
	1,6

	Số ngày công
	244,4
	321,4
	280,5

	Tiền công ngày
	23,4
	23,3
	23,4

	Lao động không có  tay nghề, thường xuyên
	
	
	

	% Sử dụng
	9,8
	51,6
	20,3

	Số lượng lao động 
	0,1
	2,1
	0,6

	Số ngày công
	335,6
	312
	320,5

	Tiền công ngày
	15,8
	22
	19,8

	Lao động mùa vụ
	
	
	

	% Sử dụng
	12
	9,7
	11,4

	Số lượng lao động 
	0,2
	1,3
	0,5

	Số ngày công
	76,9
	181,3
	99,3

	Tiền công ngày
	21,4
	16,3
	20,3


Nguồn: Điều tra Bộ NN&PTNT-IFPRI, 2001 

Chú ý: Điểm phân chia giữa hai quy mô xấp xỉ trùng với tổng doanh thu 2,1 tỷ đồng đối với các cơ sở giết mổ và 650 triệu đồng đối với các cơ sở chế biến thịt.

Mua đầu vào

Cơ sở giết mổ lợn tính trung bình mua hơn 2,4 tỷ đồng lợn sống trong giai đoạn từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 6 năm 2000; tương đương khoảng 0,05 triệu tấn thịt hơi (Bảng 2.2). Cơ sở giết mổ lợn ở miền Bắc và miền Nam, nơi có các vùng tiêu thụ chủ yếu, giết mổ khối lượng nhiều hơn so với các cơ sở giết mổ ở miền Trung Việt Nam. Các cơ sở giết mổ lợn quy mô nhỏ trung bình tiến hành mổ khoảng 73800 tấn thịt hơi, hoặc khoảng 2/5 số đó được sử lý bởi cơ sở giết mổ điển hình lớn. Tính theo giá trị, lượng mua vào của các cơ sở giết mổ lớn, hơn gần 10 lần so với các cơ sở giết mổ nhỏ. Tính chung, xấp xỉ 82% trọng lượng hơi mua vào là từ các chuồng trại của các hộ gia đình và 15% từ người buôn bán. So sánh với các cơ sở giết mổ quy mô nhỏ, các cơ sở giết mổ lợn quy mô lớn mua phần lớn hơn (33%) số gia súc của họ từ người buôn bán. Cơ sở giết mổ lớn và ở miền Nam cũng mua gần 8% số lượng lợn từ người chăn nuôi lợn hàng hoá.

Cơ sở giết mổ gia cầm chủ yếu hoạt động ở quy mô nhỏ hơn so với các cơ sở chuyên giết mổ lợn. Cơ sở giết mổ gia cầm trung bình mổ khoảng 22,5 tấn gia cầm, với giá trị khoảng 370 triệu đồng. Hơn 90% số gia cầm được mua từ các hộ gia đình, số còn lại mua từ người buôn bán

Bảng 2.2  Giá trị và thành phần mua theo đặc trưng của cơ sở giết mổ
	 
	Bắc
	Trung
	Nam
	Nhỏ
	Lớn

	Lợn
	
	
	
	
	

	Khối lượng (nghìn tấn)
	934,4
	98,5
	413
	73,8
	168,6

	Giá trị (triệu đồng)
	2143
	978
	4376
	689
	6574

	Cơ sở giết mổ (%)
	0
	0
	0,1
	0
	0

	Gia trại gia đình (%)
	83,6
	91
	71,7
	92,4
	58,8

	Trang trại  hàng hoá (%)
	0
	0
	7,9
	0
	7,6

	Thương nhân (%)
	16,4
	9
	20,1
	7,6
	33,4

	Khác (%)
	0
	0
	0,2
	0
	0,2

	Gà
	
	
	
	
	

	Khối lượng (nghìn tấn)
	27,1
	14,9
	
	22,5
	

	Giá trị (triệu ®)
	414
	283
	
	370
	

	Cơ sở giết mổ (%)
	86,7
	100
	
	91,1
	

	Gia trại gia đình (%)
	0
	0
	
	0
	

	Trang trại  hàng hoá (%)
	0
	0
	
	0
	

	Thương nhân (%)
	13,3
	0
	
	8,9
	

	Khác (%)
	0
	0
	
	0
	


Nguồn: Điều tra Bộ NN&PTNT-IFPRI, 2001 

Tình hình hoạt động và lợi nhuận

Theo điều tra của Bộ NN&PTNT-IFPRI, chi phí hoạt động hàng năm đối với các cơ sở giết mổ trong mẫu điều tra không lớn, trung bình là 120 triệu đồng. Chi phí vận chuyển chiếm tới gần 34% trong chi phí hoạt động của các cơ sở giết mổ, thuế (17,2%), điện nước (11,6%) và thuê lao động (9,1%). Tỷ lệ chi phí về thuế, lao dộng, và chi phí thuê kho tàng và thiết bị trong tổng chi phí hoạt động của các cơ sở ở miền Nam cao hơn so với các cơ sở ở miền Bắc. Ngược lại, chi phí vận chuyển và điện nước chiếm một tỷ lệ lớn hơn trong tổng chi phí đối với các cơ sở giết mổ ở miền Bắc so với các cơ sở ở miền Nam. Sự khác nhau lớn nhất trong chi phí hoạt động giữa cơ sở giết mổ lớn và cơ sở giết mổ nhỏ là chi phí điện nước chiếm phần lớn hơn trong tổng chi phí hoạt động đối với các cơ sở giết mổ nhỏ, và chi phí lao động chiếm phần lớn hơn đối với cơ sở giết mổ lớn.

Bảng 2.3 Chi phí hoạt động của cơ sở giết mổ (triệu đồng)
	Chi phí
	Bắc
	Nam
	Trung bình

	Vận chuyển  
	45,9
	23,7
	27,9

	Marketing 
	4,0
	4,8
	3,2

	Chi phí thuê 
	0,1
	7,9
	1,8

	Tẩy trùng 
	0,1
	0,8
	0,2

	Điện, nước, điện thoại 
	12,1
	4,6
	7,1

	Chi phí bao bì  
	5,8
	1,1
	2,9

	Bảo dưỡng 
	2,6
	1,3
	1,6

	Sức khoẻ và thú y 
	0,5
	11,0
	3,1

	Kiểm tra chất lượng 
	8,0
	4,1
	4,9

	Thuê lao động 
	14,2
	19,7
	11,5

	Quản lý 
	8,0
	0,0
	3,6

	Tín dụng 
	2,2
	0,6
	1,2

	Thuế 
	3,1
	35,3
	10,4

	Khấu hao 
	10,5
	2,2
	5,4

	Chi khác  
	2,7
	2,7
	1,9

	Tổng 
	119,6
	119,7
	86,8


Nguồn: Điều tra Bộ NN&PTNT-IFPRI, 2001.

So với các cơ sở giết mổ, chi phí hoạt động trung bình của các cơ sở chế biến Việt Nam còn nhỏ hơn, chỉ khoảng 80 triệu đồng/năm. Các cơ sở chế biến ở miền Nam có chi phí cao hơn so với các cơ sở chế biến ở miền Bắc. Có sự khác nhau lớn giữa các cơ sở chế biến lớn và nhỏ. Chi phí hoạt động trung bình của các cơ sở chế biến lớn cao gấp 21 lần so với các cơ sở chế biến nhỏ. Ngược lại, với các cơ sở giết mổ, chi phí hoạt động của các cơ sở chế biến thịt ở miền Trung lớn hơn nhiều so với các cơ sở nằm ở miền Bắc và miền Nam. Đặc biệt, chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến điện nước lớn hơn nhiều ở miền Trung, nơi chi phí năng lượng và chi phí vận chuyển sản phẩm thịt đến thị trường lớn hơn như là ở Hà Nội và vùng phụ cận, và TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận đã làm tăng chi phí chế biến thịt.    

Bảng 2.4   Chi phí hoạt động cơ sở chế biến (triệu đồng)
	Chi phí
	Vùng
	Qui mô

	
	Bắc
	Trung
	Nam
	Nhỏ
	Lớn
	Chung

	Vận chuyển  
	2,0
	65,6
	2,4
	1,5
	81,5
	21,5

	Marketing
	0,8
	2,9
	1,5
	0,7
	4,3
	1,6

	Chi phí thuê 
	9,2
	0,0
	1,5
	0,0
	18,1
	4,6

	Tẩy trùng 
	0,1
	0,7
	0,2
	0,0
	1,1
	0,3

	Điện, nước, điện thoại
	7,5
	25,2
	8,7
	2,7
	44,8
	13,2

	Chi phí bao bì  
	3,0
	5,7
	2,8
	2,4
	7,9
	3,8

	Bảo dưỡng 
	0,5
	11,5
	0,9
	0,2
	15,3
	4,0

	Sức khoẻ và thú y
	0,2
	0,3
	2,7
	0,0
	3,1
	0,8

	Kiểm tra chất lượng 
	0,2
	0,5
	0,3
	0,1
	1,1
	0,3

	Thuê lao động 
	0,5
	11,7
	13,7
	2,1
	21,7
	7,0

	Quản lý 
	0,4
	5,2
	0,0
	0,0
	7,1
	1,8

	Tín dụng
	0,3
	3,0
	0,3
	0,2
	3,9
	1,1

	Thuế 
	1,5
	18,3
	17,8
	2,7
	33,7
	10,5

	Khấu hao 
	0,2
	24,0
	0,8
	0,3
	29,4
	7,6

	Chi khác  
	0,1
	6,1
	0,2
	0,1
	7,4
	2,0

	Tổng (triệu đồng)
	26,4
	180,5
	53,6
	13,1
	280,2
	79,9


Nguồn: Điều tra Bộ NN&PTNT-IFPRI, 2001 

Tính chung, các cơ sở giết mổ có gần 2,4 tỷ đồng doanh thu bán hàng hàng năm, chiếm hơn 98% tổng doanh thu của cơ sở. Tính trung bình, chi phí mua nguyên liệu đối với các cơ sở giết mổ chiếm gần 96% tổng chi phí của cơ sở (gần 2,0 tỷ đồng). Với mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 321 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bán hàng là 13% đối với cơ sở giết mổ. Như trình bày ở Bảng 2.5, tỷ suất lợi nhuận tương đối giống nhau đối với các cơ sở có quy mô khác nhau, mặc dù lợi nhuận của các cơ sở giết mổ ở miền Nam có cao hơn chút ít so với các cơ sở ở miền Bắc hoặc miền Trung. Mặc dù chi phí lao động cao, lợi nhuận trên một đơn vị lao động của các cơ sở giết mổ lớn và ở miền Nam cao hơn.

Bảng 2.5   Lợi nhuận theo đặc trưng của cơ sở giết mổ
	
	Vùng
	Qui mô

	
	Bắc
	Trung
	Nam
	Nhỏ
	Lớn
	Chung

	Tổng doanh thu (triệu đồng)
	1929
	1078
	5564
	791
	7348
	2444

	Bán (triệu đồng)
	1877
	1078
	5452
	784
	7178
	2396

	Nguyên liệu thô (triệu đồng)
	1677
	931
	4444
	670
	6087
	2036

	Chi phí hoạt động (triệu đồng)
	120
	21
	120
	17
	294
	87

	Lợi nhuận (triệu đồng)
	133
	126
	1000
	104
	966
	321

	Tỷ suất lợi nhuận (%)
	12,5
	11,4
	15,6
	12,9
	12,4
	12,8

	Lợi nhuận/lao động
	0,1
	0,1
	0,8
	0,1
	0,7
	0,3


Nguồn: Điều tra Bộ NN&PTNT-IFPRI, 2001
So sánh với các cơ sở giết mổ trong mẫu điều tra, doanh thu và lợi nhuận đối với các cơ sở chế biến thịt thậm chí thấp hơn. Mặc dù thấp, nhưng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bán hàng vào khoảng 14%, trong khi đó các cơ sở chế biến lớn và những cơ sở  nằm ở miền Trung có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bán là hơn 16%. Một thước đo mức lợi nhuận khác đó là lợi nhuận trên đơn vị lao động. Bằng thước đo này, lợi nhuận của các cơ sở chế biến nhìn chung thấp hơn so với các cơ sở giết mổ, mặc dù các cơ sở chế biến lớn có mức lợi nhuận trên lao động cao hơn so với các cơ sở nhỏ hơn. Nguồn doanh thu của các cơ sở chế biến cũng đa dạng hơn, với khoảng 93% tổng doanh thu là từ các hoạt động chế biến thịt, đặc biệt đối với các cơ sở chế biến lớn hơn, nơi mà 91% trong tổng số doanh thu là từ các hoạt động chế biến, trong khi đó các cơ sở chế biến nhỏ hơn có 100% tổng số doanh thu từ chế biến thịt.

Bảng 2.6  Lợi nhuận của cơ sở chế biến

	
	Vùng
	Qui mô

	
	Bắc
	Trung
	Nam
	Nhỏ
	Lớn
	Chung

	Tổng doanh thu (triệu đồng)
	277
	1968
	609
	201
	2886
	872

	Bán (triệu đồng)
	277
	1761
	608
	200
	2633
	809

	Nguyên liệu thô (triệu đồng)
	218
	1418
	475
	158
	2107
	646

	Chi phí hoạt động (triệu đồng)
	26
	181
	54
	13
	280
	80

	Lợi nhuận (triệu đồng)
	32
	370
	80
	29
	499
	147

	Tỷ suất lợi nhuận (%)
	12,3
	16,7
	13,7
	13,2
	16,3
	14

	Lợi nhuận/lao động
	0
	0,1
	0,1
	0
	0,2
	0,1


Nguồn: Điều tra Bộ NN&PTNT-IFPRI, 2001

II.1.2 Những hạn chế của ngành

Ngành công nghiệp giết mổ và chế biến thịt còn nhiều hạn chế, không kích thích sự phát triển của ngành chăn nuôi. Điều kiện vệ sinh và sử lý chất thải của các cơ ở giết mổ kém, thiếu kho lạnh giúp bảo quản và phân phối thịt.

Điều kiện về sinh nghèo nàn 

Giết mổ gia súc được tiếm hành ở các cơ sở giết mổ có qui mô lớn và nhỏ, và thường diễn ra ngoài trời gần với đường đi lại. Nhiều cơ sở, đặc biệt ở những cơ sở không đăng ký kinh doanh, rất ít hay hầu như không có sự quan tâm đến việc duy trì vệ sinh thịt và sự ô nhiễm thịt. Để đảm bảo có môi trường vệ sinh ở các lò mổ cũng như trong quá trình phân phối thịt, các đơn vị giết mổ và chế biến thịt thường được kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, theo điều tra của Bộ NN&PTNT- IFPRI, năm 1999 chỉ có khoảng 33% các cơ sở giết mổ và 46% các cơ sở chế biến ở Việt Nam được thanh tra vệ sinh để đảm bảo cơ sở đó chấp hành các qui định và xử lý chất thải thích hợp. Các cơ sở giết mổ và chế biến lớn được kiểm tra định kỳ thường xuyên nhiều hơn so với các cơ sở giết mổ và chế biến nhỏ. 

Trình độ công nghệ thấp

Trình độ công nghệ dùng trong ngành công nghiệp chế biến thịt hiện nay tương đối thấp. Theo điều tra của Bộ NN&PTNT và IFPRI, có tới 80% các thiết bị sử dụng ở các cơ sở và 74% các thiết bị sử dụng tại các cơ sở chế biến có qui mô lớn được chế tạo tại Việt Nam.  Khoảng 14% các thiết bị được sử dụng tại các cơ sở chế biến nhỏ nhập khẩu từ nước ngoài có công nghệ thấp, và khoảng 3% được nhập khẩu từ các nước phát triển ở Châu á và các nước Tây Âu. Khoảng 15% và 12% các thiết bị được sử dụng tại các cơ sở chế biến lớn được nhập từ các nước chậm phát triển và các nước phát triển
.

Thiếu thiết bị làm lạnh

Một yếu tố khác cũng rất quan trọng tác động tới phân phối thịt và sự phát triển công nghiệp thịt ở Việt Nam là thiếu các thiết bị làm lạnh. Các thiết bị này bao gồm hàng loạt các kho dự trữ lạnh, phương tiện vận tải lạnh nhằm làm tươi thịt cũng như bảo quản thịt từ các cơ sở giết mổ tới người bán lẻ. Tại Việt Nam, chỉ có khoảng 3,5% cơ sở giết mổ, 15% cơ sở chế biến thịt và gần như không có nhà buôn thịt nào có phương tiện vận tải và dự trữ lạnh. Các cơ sở chế biến và giết mổ lớn thường có nhiều thiết bị lạnh hơn các cơ sở còn lại, và chủ yếu đóng ở phía Nam. Do thiếu các thiết bị làm lạnh nên các sản phẩm khó có thể được vận chuyển đường dài mà không ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người. Hơn nữa, vận chuyển các động vật sống có khối lượng lớn, cồng kềnh và yêu cầu thức ăn nước uống, chỉ thực hiện được ở khoảng cách và thời gian ngắn. Do thiếu hụt các thiết bị lạnh nên phải hình thành các cơ sở giết mổ và chế biến qui mô nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của từng vùng và cản trở sự  lưu thông thịt giữa các thị trường. 

Tuy nhiên, việc kinh doanh sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, phần lớn trong số đó các cơ sở giết mổ và chế biến có ít khả năng kiểm soát được. Gần 63% số cơ sở giết mổ trong mẫu điều tra xác định việc thiếu nhu cầu của người tiêu dùng như là trở ngại cho sự phát triển của doanh nghiệp họ. Vì thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi chậm, nhu cầu về thịt lạnh và thịt chế biến sẽ còn thấp trong cả tương lai gần và trung hạn. Ngoài nhu cầu của người tiêu dùng, sự cạnh tranh mạnh, và chất lượng nguyên liệu kém, và thuế cao cũng là một trở ngại đối với sự phát triển của các hoạt động giết mổ và chế biến. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu thô cao và hạn chế việc cung cấp nguyên liệu thô theo mùa vụ cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cơ sở.

II.2 Tình hình tiêu thụ

II.2.1 Thị trường nội địa 

Việt Nam có khoảng gần 80 triệu dân, trong đó trên 70% dân số sống trong khu vực nông thôn. Với mức dân số như vậy, Việt Nam thực sự là một thị trường tương đối lớn đối với sản phẩm chăn nuôi. Mức tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam như thịt, trứng, sữa đã tăng lên đáng kể  qua các năm. Trong hơn 10 năm qua, mức tiêu thụ thịt hơi/người/năm của Việt Nam đã tăng từ 15,2kg năm 1990 lên 26kg năm 2002. Tương tự, sức tiêu thụ trứng tăng từ 29 quả/người/năm năm 1990 lên 57/quả/người/năm (năm 2002). Tiêu thụ sữa tươi tăng từ 0,14kg/người/năm năm 1990 lên 0,98kg/người/năm. Tuy vậy mức tiêu thụ này vẫn còn thấp so với một số một số nước Châu á như Trung Quốc là 50,8kg thịt/người/năm, 330 quả trứng/người/năm và 105lít sữa; Thái lan là 33kg thịt/người/năm, 240 quả trứng/người/năm và 25 lít sữa/người/năm; Malaysia là 49,9kg thịt/người/năm… Nguyên nhân chủ yếu là giá thịt còn tương đối cao, vì vậy mặc dù nhu cầu tiêu thụ thịt ở thị trường Việt Nam lớn nhưng khả năng thanh toán thấp nên  sức tiêu thụ trong nước còn rất yếu.


Chăn nuôi trong nhưng năm gần đây có bước phát triển mạnh, đạt tốc độ phát triển liên tục 5.4 %/năm trong vòng 10 năm qua. Hiện nay nước ta sản xuất được 1.8 triệu tấn thịt hơi các loại, trong đó thịt lợn chiếm 76%. Có khoảng hơn 90% lượng thịt lợn và trên 60% lượng gia cầm của các hộ nông dân sản xuất ra được tiêu thụ trên thị trường. Một điều đáng chú ý là, mặc dù số đầu lợn tăng bình quân hàng năm là 5.8% trong suốt thời gian 10 năm vừa qua, nhưng trọng lượng xuất chuồng bình quân/con chỉ tăng có 3.8% (trong lượng xuất chuồng bình quân năm 1990 là  59 kg/con, và đến năm 1999 đạt 68/con kg). Điều này nói lên rằng, tiến bộ về di truyền giống còn chưa được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, dù đã có nhiều cố gắng. 

Bảng 2.7: Sản lượng thịt sản xuất hàng năm của Việt Nam (nghìn tấn)
	Loại thịt
	1991
	1995
	2001
	2002

	Lợn
	716,3
	1006,8
	1515,3
	1653,6

	Gia cầm
	158,7
	196,6
	307,9
	338,4

	Trâu
	43,3
	52,0
	49,2
	51,8

	Bò
	56,1
	64,5
	97,7
	102,4

	Tổng
	974,4
	1320,0
	1970,3
	2146,3


Nguồn: TCTK

Trong hơn 10 năm quan (1991-2002), sản lượng thịt của nước ta hơn 2 lần, từ 974,4  nghìn tấn năm 1991, lên 2146 nghìn tấn vào năm 2002, trong đó thịt lợn có tốc độ phát triển nhanh nhất (5.8%), tiếp sau đó là thịt gia cầm, ngược lại sản lượng thịt trâu có xu hướng giảm dần. 

Bảng 2.8: Cơ cấu thịt tiêu dùng ở Việt Nam (%)
	Loại thịt
	1991
	1995
	2001
	2002

	Lợn
	73,5
	76,3
	76,9
	77,0

	Gia cầm
	16,3
	14,9
	15,6
	15,8

	Trâu
	4,4
	3,9
	2,5
	2,4

	Bò
	5,8
	4,9
	5,0
	4,8

	Tổng
	100
	100
	100
	100


Nguồn: TCTK


Trong suốt 10 năm qua, cơ cấu thịt sản xuất trong nước không có sự thay đổi đáng kể. Đáng chú ý nhất là thịt lợn đã chiếm tỷ lệ cao và vẫn có xu thế tăng trong cơ cấu thịt được sản xuất trong nước. Quy luật này hơi khác với các nước đang phát triển, nơi không có sự ảnh hưởng của tôn giáo đến tiêu dùng thịt lợn, thì thấy, khi nền kinh tế phát triển, cơ cấu thịt lợn giảm dần và thay vào đó là thịt bò và thịt gà có xu thế tăng dần trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày về thịt và các sản phẩm về thịt. Một trong những lý do có thể giải thích cho xu thế này là, ở nước ta,  so với các loại thịt, giá thịt lợn vẫn rẻ nhất, phù hợp với sức mua của đại bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm người tiêu dùng có thu nhập thấp và người tiêu dùng ở nông thôn, hơn nữa, lợn vẫn là loại vật nuôi dễ nuôi nhất và được nuôi phổ biến nhất, có hệ số chuyển đổi thức ăn tốt nhất (trong điều kiện Việt Nam, gà ta nuôi, tỷ lệ chết quá cao), ít dịch bệnh hơn so với chăn nuôi gia cầm. Người Việt Nam vẫn có truyền thống tiêu dùng thịt lợn nhiều hơn các loại thịt khác vì thịt lợn rất đa dạng (bao gồm nhiều chủng loại như thịt thăn, thịt mông, thịt ba chỉ, sườn, chân giò....) và dễ  chế biến, phù hợp với khẩu vị và tập quán sử dụng thực phẩm của người Việt Nam. 

Bảng 2.9: Mức tiêu thụ các loại thịt của người dân Việt Nam 1991-2002

(kg thịt h¬i/ng­êi/n¨m)

	 Loại thịt
	1991
	1995
	2000
	2001
	2002

	Lợn
	10,7
	14
	18
	19,3
	20,7

	Gia cầm
	2,4
	2,7
	3,6
	3,9
	4,2

	Trâu
	0,6
	0,7
	0,6
	0,6
	0,6

	Bò
	0,8
	0,9
	1,1
	1,2
	1,3

	Tổng 
	14,5
	18,3
	23,3
	25,0
	26,9


Nguồn: TCTK

Nghiên cứu về mức tiêu thụ thịt cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn. Mức tiêu dùng thịt lợn/người/năm ở khu vực thành thị cao hơn ở vùng nông thôn là 160%. Đặc biệt là ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, người tiêu dùng ở khu vực đô thị có mức tiêu thụ cao hơn ở khu vực nông thôn từ 226% ở Hà Nội và 192% ở TP. Hồ Chí Minh.  

Bảng 2.10. Mức tiêu thụ các loại thịt của các hộ gia đình (kg/người/năm):

	Vùng
	Thịt lợn các loại
	Thịt gia cầm
	Thịt trâu, bò
	Tổng

số

	
	Thành thị
	Nông thôn
	Thành thị
	Nông thôn
	Thành thị
	Nông thôn
	Thành thị
	Nông thôn

	1. Hà Nội
	23,16
	16,44
	12,00
	1,92
	8,28
	1,08
	43,44
	19,44

	2. TP. Hồ Chí Minh
	26,40
	17,88
	13,20
	4,80
	10,80
	3,60
	50,40
	26,28

	3. Tuyên Quang (MNPB)
	22,32
	19,56
	5,28
	4,32
	3,00
	0,84
	30,60
	24,72

	4. Thái Bình (ĐBSH)
	16,80
	15,36
	4,80
	3,60
	0,60
	0,00
	22,20
	18,96

	5. Bình Định (VBMT)
	16,80
	11,40
	6,00
	3,60
	1,20
	1,80
	24,00
	16,80

	6. Bình Phước (ĐNB)
	15,00
	12,96
	3,60
	4,80
	11,40
	1,02
	30,00
	18,78

	7. Cần Thơ (ĐBSCL)
	18,96
	11,40
	4,80
	3,60
	0,84
	0,36
	24,60
	15,36

	Trung bình Cả nước
	19,92
	15,00
	7,10
	3,81
	5,16
	1,24
	32,18
	20,05


Nguồn: Lương Tất Nhợ và cộng sự, Đánh giá nhu cầu và thị hiếu thịt lợn ở thị trường trong nước, 2001.

Như phân tích trên cho thấy, mặc dù mức tiêu thụ thịt bình quân của Việt Nam còn thấp nhưng tăng khá nhanh trong những năm gần đây, và chủ yếu do tăng thu nhập của người dân. Theo điều tra của IFPRI-BỘ NN&PTNN, tỷ lệ thu nhập dành cho chi tiêu các sản phẩm chăn nuôi ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là tương đối lớn. Chi tiêu cho tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi trung bình  của hộ gia đình ở Hà Nội chiếm 25% tổng chi tiêu, trong khi đó của Thành phố  Hồ Chí Minh chiếm trên 21% .   

Bảng 2.11 Tỷ lệ chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình (% của tổng chi tiêu) 

	
	Hà Nội


	T.P Hồ Chí Minh

	Phi lương thực
	48,05
	50,12

	Lương thực không tính sản phẩm chăn nuôi
	27,05
	28,55

	Sản phẩm chăn nuôi
	24,89
	21,33


Nguồn: IFPRI-Bé NN&PTNT, 1999

Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt tiềm năng của Việt Nam còn lớn. Hiện nay, do thu nhập của người dân còn thấp, giá sản phẩm chăn nuôi còn tương đối cao nên nhiều gia đình chưa có khả năng tiêu dùng nhiều. Khi thu nhập tăng thì người dân cũng có xu hướng tiêu dùng thịt nhiều hơn và sự tương quan này khá chặt chẽ. Hệ số co dãn của chi tiêu đối với cầu về các sản phẩm thịt tương đối cao, hệ số co giãn của chi tiêu so với cầu về thịt lợn là 0,97, của thịt gà là 0,96 và của thịt bò là 0,85
 (Bảng 21).   

Bảng 2.12 Hệ số co giãn của chi tiêu và giá

	Sản phẩm
	Hệ số co giãn của chi tiêu
	Hệ số co giãn của giá

	Thịt lợn
	0,971
	-0,850

	Thịt gà
	0,961
	-0,957

	Bò
	0,852
	-1,867


Nguồn: IFPRI-Bé NN&PTNT, 1999

Hệ số co giãn của giá ở Bảng 21 cũng cho thấy, tương quan giữa giá và cầu về thịt cũng khá mạnh. Hệ số co giãn của cầu thịt lợn đối với giá là 0,85, của thịt gà là 0,957 và của thịt bò là -1,867
. Điều này có nghĩa là nếu giá các sản phẩm chăn nuôi giảm sẽ kích thích sự tiêu dùng thịt trong nước một cách đáng kể. Trong một số năm gần đây, nhiều hộ chăn nuôi phàn nàn về thiếu đầu ra nhưng bản chất của vấn đề không phải là thiếu thị trường mà do giá chăn nuôi cao nên chưa kích cầu trong nước.
II.2.2 Kênh Marketing nội địa

Kênh marketing biểu hiện dòng hàng hoá vận chuyển từ người sản xuất tới tay người tiêu dùng cuối cùng, trong đó có các thành phần tham gia thị trường. Hệ thống kênh marketing ảnh hưởng không nhỏ tới giá tiêu dùng cuối cùng. Có nhiều sản phẩm, giá tại chỗ tương đối thấp nhưng do chi phí trung gian quá lớn nên giá bán cuối cùng lại  cao, lợi nhuận không về tay người sản xuất.  


Việc nghiên cứu kênh thị trường của sản phẩm thịt cho thấy, tỷ lệ bán lợn hơi trung bình của hộ chăn nuôi cho các lò mổ tương đối lớn (khoảng trên 50%), kế tiếp là bán cho người thu gom và bán buôn (12% và 23%). Khác với lợn, các lò mổ thường không mua gà trực tiếp từ các hộ chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi gà thường bán chủ yếu cho những người thu gom và bán buôn. Có nhiều hộ cũng bán trực tiếp cho những người bán lẻ, và tỷ lệ này hầu hết là các hộ quy mô nhỏ (Bảng 2.13). 

Bảng 2.13.Tỷ lệ bán lợn thịt và gà thịt của hộ (%)

	
	Người thu gom
	Bán buôn
	Lò mổ
	Bán lẻ

	Hộ nuôi lợn
	
	
	
	

	Quy mô nhỏ
	23
	12
	60
	5

	Quy mô lớn
	30
	30
	40
	0

	Hộ nuôi gà
	
	
	
	

	Quy mô nhỏ
	50
	25
	0
	25

	Quy mô lớn
	40
	50
	0
	10


Nguồn: IFPRI-Bé NN&PTNT, 1999

Hầu hết người thu gom, lái buôn đến tận hộ chăn nuôi để thu mua sản phẩm.. Thiếu những chợ bán buôn ở các địa phương hạn chế cơ hội trao đổi trực tiếp giữa  những nhà chăn nuôi với khách hàng để giảm bớt khâu trung gian. Bên cạnh đó, hạn chế nguồn thông tin rất lớn cho các hộ chăn nuôi, bao gồm cả các thông tin về giá, về giống, kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn, chính sách...làm tăng sự bóp méo thông tin trong thị trường chăn nuôi, gây bất lợi đối với người sản xuất. 

Hoạt động của kênh sản phẩm chăn nuôi cũng tương đối phức tạp, qua nhiều khâu và liên quan đến khá nhiều thành phần. Các thành phần tham gia chính trong kênh tiêu thụ sản phẩm thịt gồm: người chăn nuôi, nhà thu gom, nhà bán buôn, nhà chế biến, nhà bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng (việc miêu tả kênh sản phẩm thịt lợn được trình bày chi tiết ở Đồ thị 2.1). Với kênh thị trường qua nhiều khâu đoạn sẽ làm cho lợi nhuận bị chia sẻ ở nhiều khâu và cuối cùng người chăn nuôi sẽ thu được rất ít. Ngoài ra, nhiều khâu trung gian làm cho chênh lệch giữa giá xuất chuồng và giá tiêu dùng cao, ảnh hưởng mạnh tới khả năng tiêu thụ sản phẩm.  

Đồ thị 2.1: Kênh Marketing tiêu thụ thịt lợn
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II.2.3. Biến động giá sản phẩm chăn nuôi

Trong suốt thập kỷ qua, giá thịt hơi của các loại gia súc gia cầm biến động khá mạnh. Trong khi giá thịt gà hơi có xu hướng tăng lên nhất là trong 5 năm gần đây, thì giá thịt lợn hơi mặc dù dao động khá cao nhưng xu hướng biến động không rõ ràng. Giá thịt trâu không tăng, giá thịt bò khá ổn định sau khi tăng nhanh trong nửa đầu thập kỷ (xem Đồ thị 2.2 và Đồ thị 2.3).

	Đồ thị 2.2 Giá thịt hơi thực tế theo giá 1990,1990-1999 (đồng/kg)
	Đồ thị 2.3 Giá thịt lợn hơi thực tế theo giá 1990,1990-1999 (đồng/kg)

	[image: image1.wmf]2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Lợn

gà

Bò



	
[image: image2.wmf]2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999




Bên cạnh sự bất ổn định qua các năm, giá của các sản phẩm chăn nuôi còn dao động mạnh mẽ trong năm. Sự biến động có tính thời vụ đối với giá thịt gà hơi khác nhau rất rõ giữa các vùng. Tại khu vực Miền Trung và Miền Bắc tính thời vụ thể hiện rõ hơn tại Miền Nam. Sự chênh lệch giữa các tháng ở Miền Trung lên tới khoảng 16%, ở Miền Bắc là 14,76% và ở Miền Nam là 9,05% (Biểu đồ 2.5). Trong năm, giá có xu hướng tăng rất nhanh vào thời điểm Tháng 1 và Tháng 2 do nhu cầu tiêu thụ thịt tăng trong dịp Tết. Sự biến động giữa các tháng của giá thịt bò cũng tương tự như với giá thịt gà hơi. Đối với thịt lợn, sự biến động giữa các tháng ở Miền Bắc và Miền Trung khá giống nhau, nhưng ở Miền Trung thì mức biến động cao hơn.

II.2.4 Thị trường xuất khẩu

Tình hình xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam trong thời gian qua

Trước đây, thị trường xuất khẩu thịt lợn chính là Liên Xô. Việc xuất khẩu được thực hiện trên hiệp định và nghị định trao đổi thư nên không thể hiện đúng khả năng cạnh tranh của thịt lợn Việt Nam. Sau khi Liên Xô tan rã, xuất khẩu thịt lợn giảm rất mạnh. Đến năm 1996 chỉ còn khoảng 4,6 ngàn tấn, chủ yếu là lợn sữa và lợn choai xuất khẩu sang Hồng Kông. Năm 1997, do Nga bỏ lệnh cấm nhập khẩu lợn Việt Nam, và do dịch gà cúm nên Hồng Kông chuyển sang tiêu dùng thịt lợn, xuất khẩu của Việt Nam tăng gấp 2 lần so với năm 1996 (Đồ thị 2.5). 

Sau khi Hồng Kông trở về Trung Quốc thì giá xuất khẩu của thịt lợn của Việt Nam sang Hồng Kông giảm mạnh (từ trên 3.000USD/tấn xuống còn 1.200 USD/tấn). Từ năm 1998 đến nay, thị trường lợn Việt Nam thật sự khủng hoảng. Sản phẩm lợn của EU, Trung Quốc và Mỹ tràn vào thị trường Nga nên giá thịt lợn xuất khẩu giảm mạnh từ 1.700 USD/tấn xuống còn 900-1000 USD/tấn. Trong khi đó, giá thịt của Việt Nam còn quá cao, giá lợn hơi ở ĐBSH khoảng 750 USD/tấn, còn ở ĐBSCL lên tới trên 1.000 USD/tấn
. Năm 1998, giá thịt lợn hơi ở đồng bằng sông Hồng có lúc chỉ còn 6.000-6.500 đồng/kg (chỉ khoảng 0,43-0,47 USD), thấp hơn giá thành rất nhiều làm cho người chăn nuôi đình đốn, nhiều hộ chăn nuôi lợn giống đành giết bán với giá lợn thịt sữa, thậm chí có hộ không bán mà giết thịt ăn. 


Để đẩy mạnh xuất khẩu, năm 2001, Chính phủ ban hành chính sách thưởng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thịt với mức 900 đồng cho 1 USD doanh thu xuất khẩu thịt xẻ và 280 đồng cho 1 USD xuất khẩu thịt lợn sữa. Nhờ những chính sách hỗ trợ tốt cùng với sự năng động của các đơn vị xuất khẩu trong việc tìm kiếm thị trường nên năm 2001 cả nước xuất khẩu được trên 30 ngàn tấn thịt lơn, chủ yếu là thịt xẻ xuất sang các thị trường truyền thống như Nga (17-18 ngàn tấn), lợn sữa đông lạnh (10500 tấn) sang Hồng Kông, Đài Loan và Malaysia....Tuy nhiên tại thời điểm cuối năm 2001, chi phí xuất khẩu thịt lợn xẻ sang thị trường Nga lên tới 21000-22000 đồng/kg
. Với chi phí này, các nhà xuất khẩu sẽ bị lỗ 500 đồng/kg. Đây cũng là lý do giải thích tại sao mà chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ nếu muốn đẩy mạnh xuất khẩu. 

 
Đối với thị trường Hồng Kông, một mặt do Trung Quốc khống chế để giữ thị phần cho sản phẩm của họ, mặt khác, do nguồn xuất khẩu thịt của nước ta sang thị trường này lớn so với yêu cầu nên đã làm cho giá lợn sữa giảm từ trên 3.000 USD/tấn xuống chỉ còn 1.400-1.500 USD/tấn.

Sản xuất tăng nhưng đầu ra gặp nhiều khó khăn làm giá thịt lợn trong nước có xu hướng giảm kể từ đầu năm 1999. Dịch bệnh lan rộng thời gian gần đây làm khó khăn thêm cho khả năng phát triển của ngành nuôi lợn Việt Nam.

Hiện nay một số trang trại chăn nuôi lợn của Việt Nam có đầu ra khá lớn do tìm kiếm được một số bạn hàng xuất khẩu thịt lợn siêu nạc sang Hồng Kông. Đây cũng là một hướng đi và mô hình rất tốt, nhưng những trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc (mỡ lưng <1 cm) kiểu này còn rất hiếm, vốn đầu tư tương đối lớn, chăn nuôi theo kiểu công nghiệp và được sự hỗ trợ đắc lực của các nhà chế biến thức ăn (như tập đoàn CP) về kỹ thuật chăn nuôi, thú y...Tuy nhiên giá thành sản xuất của các trang trại này còn tương đối cao (13000-14000 đồng/cân hơi). Chính vì thế, nếu bán cho thị trường trong nước sẽ bị lỗ và sản phẩm của họ chủ yếu là để xuất khẩu. 

Tình hình mậu dịch thịt lợn trên thế giới năm 2002

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2002, sản lượng thịt lợn thế giới tiếp tục tăng 1,8% so với năm trước. Trung Quốc vẫn là nước sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới, chiếm gần 51% tổng sản lượng toàn cầu, kế đó là EU chiếm 21% và Mỹ 10,2 %. Mậu dịch thịt lợn toàn cầu năm 2002 dự báo đạt 3,7 triệu tấn, tăng 4% so với năm trước. Liên minh Châu âu (EU) là khu vực xuất khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới, dự báo sẽ đạt 1,3 triệu tấn trong năm 2002, tăng 7% so với năm 2001, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức xuất  khẩu của năm 1999. Nhiều thị trường đã mở cửa trở lại với thịt lợn xuất khẩu của EU sau dịch lở mồm long móng năm 2001. Canada đứng thứ hai về xuất khẩu thịt lợn, dự báo sẽ xuất khẩu 750.000 tấn trong năm 2002, trong đó 60% là xuất sang Mỹ. Xuất khẩu thịt lợn của Canada sang Nhật bản và Nga cũng tăng mạnh với mức tăng tương ứng 23% và 155% trong năm 2001. Tiếp theo là Mỹ nước hiện đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thịt lợn, dự báo đạt 674.000 tấn, giảm 5% so với năm 2001, chủ yếu do phải đối mặt với sức ép cạnh tranh của Canada trên thị trường Nhật Bản-thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ (chiếm 48% trong tổng lượng xuất khẩu), và Mehico-thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Mỹ (chiếm 22%). Brazil là nước xuất khẩu thịt lợn thứ 4 trên thế giới, dự báo sẽ tiếp tục tăng 8% sau khi đã tăng gấp đôi trong năm 2001. Chi phí sản xuất thấp và các khoản đầu tư lớn cho cho ngành chăn nuôi đã đưa Brazil trở thành nước xuất khẩu thịt lợn lớn. Xuất khẩu sang Nga đã tăng từ 24 tấn năm 1999 lên 148.000 tấn năm 2001, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng thịt lợn nhập khẩu vào Nga, và có triển vọng tăng lên trong năm 2002.

Hiện nay, Nhật là nước nhập khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới, dự báo sẽ đạt 1,07 triệu tấn, năm 2002. Do những lo ngại về dịch bò điên nên mức tiêu thụ thịt bò giảm, tiêu thụ thịt lợn có khả năng tăng lên. Hàn Quốc có khả năng trở lại thị trường Nhật Bản sau 2 năm bị cấm về dịch lở mồm long móng. Nga hiện đứng thứ hai thế giới về nhập khẩu thịt lợn, dự báo sẽ đạt 630.000 tấn, tăng 15% so với năm trước. Các nước xuất khẩu sản phẩm giá rẻ tiếp tục có cơ hội tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Nga. Mặc dù EU vẫn là khu vực xuất khẩu chính sang Nga, song vị thế của Brazil ở thị trường này đang tăng nhanh. Sản xuất nội địa của Nga cũng đã tăng trở lại sau 12 năm suy giảm. Mỹ đứng thứ ba thế giới về nhập khẩu thịt lợn, dự báo đạt 435.000 tấn, ổn định so với năm trước. Canada vẫn là nước xuất khẩu thịt lợn lớn nhất sang Mỹ. Những lợi thế về quan hệ thương mại và vị trí địa lý làm cho sản phẩm của Canada có sức cạnh tranh hơn hẳn trên thị trường Mỹ. Mêhicô là nước đứng thứ tư về nhập khẩu thịt lợn, dự báo đạt 315.000 tấn, tăng 7% so với năm 2001. Sản xuất nội địa và nhập khẩu tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu gần tăng trên thị trường nội địa nhưng tốc độ tăng nhập khẩu giảm mạnh so với mức tăng bình quân 48%/năm của giai đoạn 1997-2000. Mỹ vẫn là nước xuất khẩu thịt lợn lớn nhất sang Mehico tuy sức cạnh tranh của Canada đang tăng mạnh nhờ đồng đôla Canada yếu hơn. Hồng Kông là nước đứng thứ 5 thế giới về nhập khẩu thịt lợn, dự báo đạt 280.000 tấn, tăng 8% so với năm trước. Thị hiếu của người tiêu dùng đã thay đổi từ dùng thịt tươi sống sang thịt ướp lạnh. Nhập khẩu thịt lợn từ Trung Quốc tăng mạnh do Chính phủ Trung Quốc bỏ chính sách qui định đầu mối xuất khẩu sang Hồng Kông
.  


Việc xem xét tình hình mậu dịch thịt lợn trên thế giới cho thấy, Việt Nam là nước gần hai thị trường có nhu cầu nhập khẩu lớn nhất thế giới là Nhật Bản và Hồng Kông nên cần phải biết khai thác và đáp ứng nhu cầu để có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang những thị trường này. Một trong vấn đề  cần phải rất chú ý khi muốn mở rộng thị trường sang 2 nước này là vấn đề chất lượng sản phẩm và yếu tố vệ sinh an toàn.

III. Một số vấn đề tồn tại của chăn nuôi Việt nam 

III.1 Quy mô chăn nuôi nhỏ, chủ yếu là chăn nuôi tận dụng

Đây là một đặc điểm rất nổi bật của sản xuất chăn nuôi của Việt Nam. Nhìn chung quy mô chăn nuôi của các hộ còn rất nhỏ, manh mún, chủ yếu là chăn nuôi tận dụng; chăn nuôi công nghiệp mặc dù đang có xu thế phát triển mạnh nhưng còn chiếm tỷ  trọng rất thấp. Theo điều tra của Viện Chăn nuôi Quốc gia năm 1997, tỷ lệ hộ chăn nuôi lợn với quy mô từ 1-2 con chiếm trên 80%  số hộ chăn nuôi toàn quốc. Tỷ lệ này tập trung nhiều ở miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong khi đó, số hộ chăn nuôi lợn từ 10 con trở lên chỉ chiếm trên 2%, tập trung nhiều ở Đông Nam Bộ (Bảng 3.1). Hiện nay quy mô phát triển chăn nuôi của các hộ đã lớn hơn nhưng cũng cho thấy quy mô chăn nuôi của các hộ ở Việt Nam vẫn rất nhỏ, tính chuyên môn hoá chưa cao. Hầu hết các hộ chăn nuôi đều tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác, chủ yếu là trồng trọt. 

Bảng 3.1 Quy mô chăn nuôi lợn ở Việt Nam theo vùng năm 1997 (%)
	Quy mô
	Cả n​ước
	MNTD phía Bắc
	§BSH
	Bắc Trung Bộ
	Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên
	Đông Nam Bộ
	§BSCL

	1-2 con
	82,4
	88,9
	79,8
	85,8
	78,3
	84,0
	72,6
	74,0

	3-5 con
	11,7
	10,5
	10,5
	12,1
	14,3
	12,1
	11,5
	11,6

	6-10 con
	3,9
	0,6
	6,3
	1,7
	5,2
	3,1
	10,2
	7,2

	11-20 con
	1,6
	0,0
	3,1
	0,4
	2,2
	0,7
	3,7
	5,5

	21-30 con
	0,3
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	0,1
	1,1
	1,2

	31-40 con
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	0,4

	>40 con
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	0,3

	 Tổng
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Nguồn: Kim Anh, Chăn nuôi lợn ở miền Bắc Việt Nam, 2000


Hiện nay, trang trại chăn nuôi với quy mô tương đối lớn, từ 50-100 con nái (có trang trại lên tới 200 con nái
) hay hàng ngàn con gà đang phát triển mạnh. Đây là những trang trại chăn nuôi theo kiểu công nghiệp, áp dụng giống tiên tiến, chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật chuyên môn. Chất lượng thịt lợn của các trang trại lớn tương đối cao, tỷ lệ nạc có thể đạt 55-60% nhưng giá thành chăn nuôi cao. Nếu bán theo giá trong nước các trang trại sẽ bị lỗ, sản phẩm của họ chỉ để xuất khẩu và được khách hàng nước ngoài, chủ yếu là từ Hồng Kông, rất ưa chuộng. Sản lượng thịt sản xuất tại các trang trại chăn nuôi chỉ chiếm khoảng 10% sản lượng toàn quốc, chủ yếu vẫn là các hộ chăn nuôi nhỏ.


Do chăn nuôi nhỏ, các hộ gia đình chủ yếu tận dụng thức ăn thừa, thức ăn xanh và thức ăn thô là chủ yếu. Tỷ lệ các hộ sử dụng thức ăn công nghiệp chất lượng cao cho chăn nuôi còn thấp và chủ yếu là cho giống lai/ngoại. Theo điều tra của IFPRI-BỘ NN&PTNT, tỷ lệ hộ sử dụng thức ăn công nghiệp nuôi lợn nội chỉ chiếm 2,5% cho gà nội chiếm 4% (Bảng 3.2).

Bảng 3.2 Tỷ lệ các loại thức ăn sử dụng cho chăn nuôi (%)

	Loại
	Nguyên liệu thô
	Thức ăn xanh
	Thức ăn công nghiệp

	Lợn nội
	55,5
	42
	2,5

	Lợn lai/ngoại
	60,1
	23
	16,8

	Gà nội
	92,2
	3,8
	4

	Gà lai/ngoại
	38,9
	1,9
	59,2

	Vịt nội
	88,2
	2,4
	9,4

	Vịt lai/ngoại
	67,8
	8,8
	23,4

	Bò nội
	17,2
	82,8
	-

	Bò cải tiến
	27,7
	70,3
	2


Nguồn: IFPRI- BNN&PTNN, 1999

Do quy mô sản xuất chưa lớn, chăn nuôi công nghiệp còn phát triển ở mức độ thấp nên hầu hết các hộ gia đình và trang trại chăn nuôi sử dụng lao động gia đình là chủ yếu.


Theo điều tra của IFPRI- Bộ NN&PTNT, có tới trên 92% hộ chỉ sử dụng lao động gia đình cho hoạt động chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi có quy mô lớn thì tỷ lệ này thấp hơn, khoảng 66% (Bảng 3.3).

Bảng 3.3 Tỷ lệ hộ chỉ sử dụng lao động gia đình trong chăn nuôi 

	Quy mô hộ chăn nuôi
	Tỷ lệ hộ chỉ sử dụng lao động gia đình (%)

	
	Trong chăn nuôi
	Trong sản xuất nông nghiệp

	Nhỏ
	96,77
	65,68

	Trung bình
	88,91
	59,05

	Lớn
	66,97
	44,80

	Bình quân
	92,22
	62,26


Nguồn: Điều tra IFPRI- BNN&PTNT, 1999

III.2  Mức độ phổ biến nuôi giống lợn ngoại vẫn còn thấp 

Theo điều tra của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) và Bộ NN&PTNT năm 1999,  khoảng 75% hộ sản xuất lợn có nuôi lai hoặc lợn ngoại. Tỷ lệ này dao động từ 69% ở các hộ sản xuất quy mô nhỏ đến 90% ở các hộ quy mô lớn. Trong khi lợn lai đã được đa số hộ chăn nuôi chấp nhận, mức độ phổ biến nuôi các giống lợn  ngoại còn ở mức độ rất thấp. Chỉ khoảng 20% số hộ có nuôi lợn ngoại, trong đó có18% số hộ nuôi 100% lợn ngoại. 

Việc nuôi lợn ngoại phụ thuộc vào quy mô sản xuất và vùng lãnh thổ. Chỉ có khoảng 10% số hộ quy mô nhỏ có nuôi lợn ngoại, trong khi đó hơn 55% số hộ quy mô lớn có nuôi lợn ngoại. Hộ nuôi lợn ngoại ở vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm tỷ lệ khá lớn tổng số hộ nuôi lợn trong vùng, với 86.5% và 70.5%. ở các vùng khác, tỷ lệ số hộ chỉ nuôi lợn ngoại  chỉ đạt 3-4% (Bảng 3.4) 

Bảng 3.4  Tỷ lệ trung bình hộ nuôi lợn lai và ngoại theo vùng (%)

	Vùng
	Tỷ lệ trung bình hộ

	
	Hộ chỉ nuôi lợn lai, ngoại
	Chỉ nuôi lợn ngoại

	Đồng Bằng Sông Hồng 
	55,42
	3,53

	Đông Bắc 
	43,18
	0,28

	Tây Bắc 
	68,38
	0,85

	Bắc Trung Bộ
	46,30
	0,00

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	71,10
	2,31

	Tây Nguyên
	96,47
	9,41

	Đông Nam Bộ 
	98,16
	86,50

	ĐB Sông Cửu Long
	98,16
	70,51


Nguồn: Điều tra IFPRI- BNN&PTNT, 1999

Mặc dù tỷ lệ áp dụng giống lợn ngoại vẫn còn thấp nhưng mức độ phổ biến nuôi các giống gà năng suất cao thì ngày càng tăng. Có ranh giới rõ rệt giữa các hộ có nuôi gà năng suất cao và các hộ chỉ nuôi giống gà địa phương.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phổ biến nuôi các giống vật nuôi nhập nội, chủ yếu là do các giống nhập nội không phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở các hộ nông dân sản xuất nhỏ. Các hộ sản xuất quy mô nhỏ thường sử dụng các loại thức ăn địa phương rẻ tiền để nuôi lợn địa phương. Hệ thống nuôi dưỡng chủ yếu là sử dụng thức ăn thô xanh và có bổ sung thêm thức ăn tinh trong khẩu phần. Tính trung bình, khẩu phần ăn của lợn địa phương bao gồm 55,5% là nguyên liêu thô, 42% là thức ăn xanh, và 2,5% là thức ăn công nghiệp. Lượng thức ăn công nghiệp dùng chủ yếu cho lợn nái nuôi con. Trong khi đó, các giống lợn ngoại cần có tỷ lệ thức ăn công nghiệp cao hơn (khoảng 20%), chi phí thức ăn sẽ cao hơn, kỹ thuật chăn nuôi cũng phức tạp hơn và giá con giống cũng cao hơn. 

III.3 Hộ chăn nuôi còn thiếu thông tin
Do sản xuất chăn nuôi của Việt Nam còn manh mún, phân tán. Chưa có những thị trường bán buôn thực thụ và thị trường đấu giá cho các sản phẩm chăn nuôi nên hộ gia đình chủ yếu phải bán các sản phẩm cho các thương nhân, các nhà thu gom. Chính vì, người chăn nuôi bị ép giá. Bên cạnh đó hệ thống thông tin đại chúng chưa cung cấp tốt các thông tin về thị trường cho người sản xuất, trên 80% nguồn thông tin chủ yếu của người chăn nuôi về giá cả thị trường lại do các thương gia cung cấp và liên lạc cá nhân, chính vì thế không tránh khỏi sự bóp méo thông tin (Bảng 3.5).    

Bảng 3.5 Nguồn thông tin chính của các hộ chăn nuôi (%)

	Nguồn thông tin
	Thông tin giá cả/thị trường
	Các quy định thương mại
	Thông tin tín dụng

	§µi/Tivi
	13,98
	74,4
	11,69

	Liên lạc cá nhân
	38,73
	5,45
	13,19

	Thương gia
	42,8
	1,3
	4,5

	Ngân hàng
	0
	0
	64,98

	Cơ quan khuyến nông
	1,67
	8,38
	2,22

	Khác
	2,82
	10,47
	3,42

	Tổng
	100
	100
	100


Nguồn: IFPRI-MARD, 1999.

III.4 Năng suất chăn nuôi thấp

Nhìn chung năng suất chăn nuôi của Việt Nam rất thấp so với các nước trên thế giới. Đây là kết quả của mô hình chăn nuôi nhỏ, tận dụng, mức độ áp dụng các giống lai và ngoại kém thấp, kỹ thuật chăn nuôi chưa tốt. Mặc dù công tác giống của Việt Nam đã có nhiều sự hỗ trợ và được khá quan tâm, đặc biệt là việc lai tạo các giống lai, ngoại cho năng suất, chất lượng thịt cao nhưng đàn gia súc gia cầm Việt Nam vẫn cho năng suất thịt rất thấp. 


Hiện nay, trọng lượng xuất chuồng trung bình của lợn chăn nuôi ở Việt Nam chỉ đạt 70-80 kg hơi (trong thời gian nuôi 8 tháng), nhưng của thế giới đã lên tới 100-120kg hơi (trong thời gian nuôi chỉ 6,5 tháng); trọng lượng giết mổ trung bình của bò  ở Việt Nam chỉ khoảng 300 kg hơi (trong thời gian nuôi 27 tháng), trong khi đó của thế giới là 500 kg hơi (trong thời gian nuôi 15 tháng)
. 

Trong 10 năm qua, sản lượng thịt chăn nuôi ở Việt Nam tăng khá nhanh nhưng chủ yếu là do tăng quy mô đàn chứ không phải do tăng năng suất. Sản lượng thịt bình quân/con/năm còn rất nhỏ. Những năm gần đây năng suất thịt có tăng lên so với giai đoạn trước nhưng đến năm 2000, sản lượng thịt lợn hơi bình quân/con chỉ đạt 69,8 kg, của gia cầm là 1.5 kg, của bò là 22,3 kg,  và của trâu là 16.6 kg (Bảng 3.6).

Bảng 3.6 Tăng trưởng sản lượng thịt hơi bình quân/con, 1990-2000 

	 Loại 
 
	Sl­îng thịt h¬i/con, 2000 (kg)
	Tăng trưởng bình quân hàng năm (%)

	
	
	1990-95
	1996-2000
	1990-2000

	Lợn
	69,8
	1,0
	2,5
	1,7

	Gia cầm
	1,5
	-0,2
	1,1
	0,4

	Trâu
	16,6
	3,9
	-0,9
	1,5

	Bò
	22,3
	0,8
	4,8
	2,8


 Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

Với phương thức chăn nuôi quy mô nhỏ, tỷ lệ áp dụng giống lai/ngoại còn thấp nên năng suất sinh sản gia súc gia cầm không cao. Sản lượng thịt bình quân/nái ở Việt Nam còn rất thấp so với mức bình quân trên thế giới. Một con lợn nái bình quân của Việt Nam mỗi năm chỉ cho 500 kg thịt hơi, trong khi bình quân trên thế giới đạt trên 1 tấn, có nước đạt 1.56 tấn thịt hơi/nái/năm
. Đông Nam bộ và ĐBSCL là những vùng có năng suất nái cao nhất, sản lượng thịt/nái ở Đông Nam bộ và ĐBSCL đạt 722 kg/năm và 744 kg/năm. Tây Bắc là vùng có năng suất nái thấp nhất, với sản lượng thịt hơi/nái chỉ đạt 158 kg/năm (Bảng 3.7). 

Bảng 3.7 Tăng trưởng sản lượng thịt hơi/nái theo (1990-2000)

	Vùng
 
	Sl thịt h¬i/n¸i

2000 (kg)
	Tăng trưởng bình quân hàng năm (%)

	
	
	1990-95
	1996-2000
	1990-2000

	Đông Bắc
	428
	-1,51
	4,37
	1,43

	Tây Bắc
	158
	-2,23
	0,64
	-0,80

	Đồng Bằng Sông Hồng
	494
	0,07
	0,55
	0,31

	Bắc Trung Bộ
	459
	0,05
	2,69
	1,37

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	433
	3,65
	0,48
	2,06

	Tây Nguyên
	434
	6,41
	4,70
	5,55

	Đông Nam Bộ 
	722
	0,57
	2,40
	1,49

	ĐB Sông Cửu Long
	744
	-0,97
	1,92
	0,48

	Việt nam
	505
	-0,08
	2,15
	1,04


Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê

III.5  Giá thịt cao và không ổn định

Giá thịt tại Việt Nam còn khá cao, không  thể cạnh tranh  được với các thị trường trên thế giới, giá thịt nạc ở Việt Nam cao gấp 1,3-1,6 lần giá tại thị trường Chicago. Tiềm năng xuất khẩu thịt của Việt Nam yếu kém cả về giá và chất lượng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Việt Nam sẽ có lợi nếu nhập khẩu thịt, bởi vì thị hiếu tiêu dùng thịt tươi, chi phí vận chuyển và marketing cao chưa đảm bảo Việt Nam nhập khẩu có lợi hơn.

Bên cạnh đó, như trên đã trình bày, giá thịt của Việt nam biến động rất mạnh, nhất là giá thịt lợn. Điều này ảnh hưởng lớn tới tình hình cung trên thị trường và thu nhập của người chăn nuôi. Nhiều thời điểm giá thịt lợn xuống thấp hơn mức giá thành sản xuất, chỉ khoảng 6000-7000 đ/kg. Người chăn nuôi bị lỗ. Đây chính là lý do mà nhiều khi người chăn nuôi không muốn bán sản phẩm ra thị trường, họ dùng làm lương thực gia đình.  

III.6  Chất lượng thịt còn thấp

Mặc dù có tốc độ tăng trưởng đáng kể về sản lượng nhưng chất lượng thịt của Việt Nam  so với các nước khác còn thấp. Tỷ lệ thịt móc hàm trung bình của lợn nội và lợn cải tiến tương tứng là 68,5 và 72,2%. Trên thế giới, tỷ lệ này phải đạt từ 72 đến 80%. Tỷ lệ thịt nạc còn thấp. Trung bình tỷ lệ nạc của giống lợn địa phương chỉ chiếm 34,5 %. Tỷ lệ nạc cao hơn đối với giống lợn ngoại, chiếm 42,6%. Trong khi đó tỷ lệ nạc bình quân trên thế giới chiếm 55%. Tỷ lệ thịt xô của bò ở Việt nam cũng thấp, chỉ đạt 36,6% (Bảng 3.8). 

Bảng 3.8 Tỷ lệ thịt nạc và thịt xô của một số loại theo vùng  (%) 

	Loại vật nuôi
	Vùng
	Trung bình

	
	Miền Bắc
	Miền Trung
	Miền Nam
	

	Lợn địa phương
	33,6
	36
	34
	34,5

	Lợn cải tiến
	40,6
	41,4
	46
	42,6

	Bò
	35,7
	37,5
	36,7
	36,6


Nguồn: IFPRI -MARD, 1999

Tỷ lệ nạc thấp một phần do chăn nuôi ở Việt Nam quy mô nhỏ, chất lượng thức ăn chăn nuôi của Việt Nam còn kém, chủ yếu là thức ăn tận dụng. Bên cạnh đó, giá  thức ăn công nghiệp khá cao nên các hộ chủ yếu sử dụng thức ăn xanh, thô. Ngoài ra, tỷ lệ áp dụng giống cải tiến còn chưa cao nhất là đối với hộ quy mô nhỏ, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng thịt vật nuôi ở Việt Nam.

Chất lượng thịt và các sản phẩm thịt thấp không chỉ do khâu sản xuất mà còn do công nghệ thiết bị giết mổ và chế biến, phương tiện lưu kho lạc hậu, điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Hiện nay, chỉ có một vài cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn về vệ sinh dịch tễ cho xuất khẩu như  Xí nghiệp Chế biến Xuất khẩu Vĩnh Niệm, Công ty Visan và Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Lam Sơn. Một vấn đề quan trọng nữa ảnh hưởng tới chất lượng thịt ở Việt Nam là tình trạng bệnh dịch còn khá phổ biến. 

III.7 Giá thức ăn chăn nuôi ở Việt nam cao

Thức ăn gia súc chiếm tỷ trọng cao nhất trong tất cả các loại chi phí trong sản xuất chăn nuôi. ở Việt Nam, tỷ trọng này thường chiếm khoảng từ 70% đến 77% tổng chi phí chăn nuôi, trong khi đó chi phí giống chiếm từ 18-25 % và chi phí lao động chỉ chiếm khoảng  2-5% (Bảng 3.11). Chính vì thế, việc tăng giảm giá thức ăn ảnh hưởng rất lớn tới chi phí sản xuất chăn nuôi.

Bảng 3.9  Tỷ lệ các loại chi phí trong tổng chi phí (%)

	Quy mô hộ
	Lao động
	Giống
	Thức ăn

	Hộ chăn nuôi nhỏ
	1,57
	21,14
	77,29

	Hộ trung  bình
	2,17
	22,83
	75,00

	Hộ lớn
	3,21
	18,63
	78,16


Nguồn: IFPRI - Bộ NN&PTNT, 1999

Chất lượng thức ăn cũng là yếu tố quyết định đối với tăng trưởng về mặt sinh trưởng và sức khoẻ của vật nuôi. Việc sử dụng thức ăn đậm đặc và thức ăn công nghiệp trong những năm gần đây đang tăng với tốc độ nhanh, nhưng trái lại, ngành sản xuất trong nước vẫn phải đối mặt với một vài trở ngại trong việc tăng sản lượng cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Giá thức ăn gia súc ở Việt Nam là cao so với giá của các loại tương ứng ở các nước Châu á khác. Ví dụ, vào thời điểm đầu năm 2000, giá thức ăn hỗn hợp cho vỗ béo lợn ở Việt Nam cao hơn khoảng 28% so với Malaysia, và thức ăn cho gà con vào khoảng 285 USD/tấn ở Việt Nam nhưng chỉ vào khoảng 213 USD ở Malaysia. Giá thức ăn cao một phần là do giá của các loại nguyên liệu thô chủ yếu trong sản xuất thức ăn cao. Ví dụ, năm 1999, giá ngô ở Việt Nam là 160 USD/tấn nhưng trên thị trường quốc tế chỉ vào khoảng 84 USD/tấn. Đậu tương và khô dầu đậu tương là loại thường được sử dụng để sản xuất thức ăn ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, giá đậu tương của Việt Nam lại quá đắt, trên 400 USD/tấn năm 1999, trong khi chỉ vào khoảng 178 USD/tấn trên thị trường quốc tế. 

Một trong những nguyên nhân làm cho giá thức ăn ở Việt Nam cao là do thuế nhập khẩu áp dụng cho các loại nguyên liệu thô. Ví dụ, thuế nhập khẩu đối với ngô ở Việt Nam dao động từ 5% đến 7,5%. Ngược lại, thuế nhập khẩu tương ứng ở Malaysia, Indonesia và Nhật Bản bằng 0. Tương tự như vậy, thuế nhập khẩu đối với đậu tương (15%), bột cá (khoảng 10%) ở Việt Nam cao hơn mức thuế nhập khẩu ở phần lớn các nước Châu á khác (chỉ dao động từ 0% đến 5%). Khoảng 60% các nhà máy thức ăn ở Việt Nam cho rằng giá cao đối với các loại nguyên liệu giầu chất dinh dưỡng như ngô và đậu tương là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng xấu tới sự phát triển trong tương lai của các nhà máy sản xuất thức ăn và mở rộng nhu cầu của người chăn nuôi đối với các loại thức ăn công nghiệp chất lượng cao, đặc biệt với ngô, cám gạo, hiện là thành phần chính trong sản xuất thức ăn cho lợn và gia cầm ở Việt Nam.

Bên cạnh việc giá thức ăn cao, tổng sản lượng sản xuất trong nước của các nguyên liệu thô giầu dinh dưỡng phục vụ cho công nghiệp thức ăn dường như không đáp ứng đủ nhu cầu của ngành công nghiệp thức ăn, mặc dù hiện tại sản lượng trong nước đang tăng lên. Ví dụ, sản lượng ngô tăng với tốc độ bình quân 10%/năm trong suốt giai đoạn từ 1990 đến 2000. Sự tăng trưởng cao do sự đóng góp tương đối bằng nhau của tăng năng suất và diện tích canh tác ngô. Tuy nhiên, năng suất bình quân vẫn ở mức thấp hơn 2,5 tấn/ha, tức là rất thấp nếu so sánh với năng suất ngô lai có chất lượng tốt nhất hiện nay (8 tấn/ha).  Mức sản lượng tương đối thấp của ngô cũng như các loại nguyên liệu khác, thêm vào đó là năng suất thấp, nhu cầu thức ăn công nghiệp tăng, thuế nhập khẩu cao, cho thấy giá ngô và các hạt khác vẫn đắt nếu như không tăng năng suất và tự do hoá thị trường. 

Trong những năm qua, lượng đầu tư lớn khu vực sản xuất thức ăn góp phần thúc đẩy tăng nhanh cả về số lượng thức ăn và công suất nhà máy. Trong năm 1999, lượng thức ăn công nghiệp ở khu vực phía Nam vào khoảng 1,7 triệu tấn, trong đó khu vực nước ngoài, tư nhân trong nước, và nhà nước đóng góp tương ứng là 1; 0,5 và 0,1 triệu tấn. Trong 10 nhà máy lớn nhất với một nửa là các doanh nghiệp tư nhân trong nước đã chiếm gần 81% trong tổng lượng thức ăn công nghiệp ở khu vực phía Nam. Lượng thức ăn sản xuất của các xí nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng không đáng kể. Mặc dù có những bước tiến khả quan trong giai đoạn đầu phát triển công nghiệp thức ăn ở Việt Nam, nhưng các công ty tư nhân trong nước vẫn khó có khả năng cạnh tranh dài hạn. Ví dụ, 5 doanh nghiệp tư nhân nằm trong số 10 doanh nghiệp lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, họ chỉ chế biến khoảng 19% lượng thức ăn công nghiệp được sản xuất. Trong khi đó, năm doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu chiếm tới 62%. 

Một nguyên nhân giải thích sự khác biệt về qui mô giữa hai loại doanh nghiệp này là thiếu tín dụng xây dựng và mở rộng nhà máy thức ăn. Mặc dù cả doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước đều vay tiền từ các nguồn khác nhau để mua các loại nguyên liệu thô sản xuất thức ăn, tuy nhiên các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài còn có khả năng vay tiền để xây dựng các nhà máy thức ăn của họ ở Việt Nam. Ngược lại, các khoản vốn dùng cho xây dựng nhà máy của các doanh nghiệp trong nước là do họ tự trang trải. Do vậy, thiếu vốn và không có khả năng tiếp cận với tín dụng - đã buộc các doanh nghiệp tư nhân trong nước tiến hành xây dựng các nhà máy có qui mô nhỏ hơn và kém hiệu quả hơn. Nếu các doanh nghiệp tư nhân trong nước muốn có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài cũng như lượng thức ăn phải nhập khẩu trong những năm tới cần phải được củng cố vững chắc nhằm tăng nhanh tỷ trọng của mình trong thị trường nội địa. Hơn nữa, nếu nhu cầu thị trường đối với thức ăn tăng, sẽ tập trung chủ yếu cho các sản phẩm có chất lượng cao. Điều đó bắt buộc các doanh nghiệp trong nước phải thay đổi việc sản xuất thức ăn, chiến lược marketing, liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau và mở rộng qui mô của nhà máy nhằm hoạt động hiệu quả và cạnh tranh thành công.

Do chi phí thức ăn cao cộng với phương thức ăn sản xuất nhỏ, manh mún nên nhìn chung giá thành sản xuất thịt lợn của Việt Nam cao, trong khi đó giá xuất khẩu không cao hơn nhiều so với giá thành. Chính vì thế, lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu của Việt Nam là rất thấp. Thậm chí có những năm, nếu đem so sánh hiệu qủa kinh tế thì nếu xuất khẩu thịt lợn sẽ bị lỗ. Điều này được thể hiện thông qua chỉ số Chi phí nguồn lực nội địa (DRC) của Việt Nam còn rất cao, nhất là một vài năm trước đây
. Năm 1997, DRC của thịt lợn là xấp xỉ 1,5. Điều này có nghĩa là chúng ta phải bỏ ra 1,5 USD chi phí nguồn lực trong nước để sản xuất thì nếu xuất khẩu chỉ thu về được 1 USD. Trong khi đó, DRC của gạo, cà phê năm 1997 chỉ đạt khoảng 0,5. Điều này cho thấy khả năng cạnh tranh của sản phẩm thịt lợn so với các nông sản khác như gạo, cà phê còn thấp và thực chất trong những năm qua, Việt Nam không có lợi thế cạnh tranh trong việc xuất khẩu thịt lợn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta nên nhập khẩu thịt lợn, bởi vì khi nhập về tới Việt Nam thì giá thịt lợn còn có thể cao hơn nhiều so với giá trong nước, đây là chưa đề cập đến các vấn đề khác như khi tăng nhập khẩu thịt sẽ ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi trong nước, không khuyến khích tạo công ăn việc làm và thu nhập cho dân cư nông thôn.  

 Việc nghiên cứu DRC cho thấy 1-2 năm gần đây, khả năng cạnh tranh của sản phẩm thịt lợn có tăng lên, tuy nhiên vẫn còn rất yếu và vấn đề chủ yếu là do "giá thành sản xuất thịt của ta còn cao". Chính vì thế, chỉ có một số ít các doanh nghiệp hay trang trại quy mô lớn, áp dụng chăn nuôi theo kiểu công nghiệp, giống tốt thì mới có khả năng xuất khẩu ra thị trường Hồng Kông, Nga, Đài Loan,...còn phần lớn lượng thịt lợn sản xuất vẫn là phục vụ nội tiêu.   

III.8  Công nghiệp giết mổ và chế biến thịt chậm phát triển

Ngành công nghiệp giết mổ và chế biến thịt còn nhiều hạn chế, không kích thích sự phát triển của ngành chăn nuôi. Điều kiện vệ sinh và sử lý chất thải của các cơ ở giết mổ kém, thiếu kho lạnh giúp bảo quản và phân phối thịt.

Điều kiện về sinh nghèo nàn 

Nhìn chung giết mổ gia súc được tiến hành ở các cơ sở giết mổ có qui mô lớn và nhỏ, và thường diễn ra ngoài trời gần với đường đi lại. ở các tỉnh phía nam, hiên nay các cơ sở giết mổ đã quy mô nhỏ, lẻ đã dần tập trung vào cơ sở giết mổ lớn. Nhiều cơ sở, đặc biệt ở những cơ sở không đăng ký kinh doanh,  rất ít hay hầu như không có sự quan tâm đến việc duy trì vệ sinh thịt và sự ô nhiễm thịt. Để đảm bảo có môi trường vệ sinh ở các lò mổ cũng như trong quá trình phân phối thịt, các đơn vị giết mổ và chế biến thịt thường được kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, theo điều tra của Bộ NN&PTNT- IFPRI năm 1999 chỉ có khoảng 33% các cơ sở giết mổ và 46% các cơ sở chế biến ở Việt Nam được thanh tra vệ sinh để đảm bảo cơ sở đó chấp hành các qui định và xử lý chất thải thích hợp
. Các cơ sở giết mổ và chế biến lớn được kiểm tra định kỳ thường xuyên nhiều hơn so với các cơ sở giết mổ và chế biến nhỏ. 

Trình độ công nghệ thấp

Trình độ công nghệ dùng trong ngành công nghiệp chế biến thịt hiện nay tương đối thấp. Theo điều tra của Bộ NN&PTNT và IFPRI, có tới 80% các thiết bị sử dụng ở các cơ sở và 74% các thiết bị sử dụng tại các cơ sở chế biến có qui mô lớn được chế tạo tại Việt Nam.  Khoảng 14% các thiết bị được sử dụng tại các cơ sở chế biến nhỏ nhập khẩu từ nước ngoài có công nghệ thấp, và khoảng 3% được nhập khẩu từ các nước phát triển ở Châu á và các nước Tây Âu. Khoảng 15% và 12% các thiết bị được sử dụng tại các cơ sở chế biến lớn được nhập từ các nước chậm phát triển và các nước phát triển
.

Thiếu thiết bị làm lạnh

Một yếu tố khác cũng rất quan trọng tác động tới phân phối thịt và sự phát triển công nghiệp thịt ở Việt Nam là thiếu các thiết bị làm lạnh. Các thiết bị này bao gồm hàng loạt các kho dự trữ lạnh, phương tiện vận tải lạnh nhằm làm tươi thịt cũng như bảo quản thịt từ các cơ sở giết mổ tới người bán lẻ. Tại Việt Nam, chỉ có khoảng 3.5% cơ sở giết mổ, 15% cơ sở chế biến thịt và gần như không có nhà buôn thịt nào có phương tiện vận tải và dự trữ lạnh. Các cơ sở chế biến và giết mổ lớn thường có nhiều thiết bị lạnh hơn các cơ sở còn lại, và chủ yếu đóng ở phía Nam. Do thiếu các thiết bị làm lạnh nên các sản phẩm khó có thể được vận chuyển đường dài mà không ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người. Hơn nữa, vận chuyển các động vật sống có khối lượng lớn, cồng kềnh và yêu cầu thức ăn nước uống, chỉ thực hiện được ở khoảng cách và thời gian ngắn. Do thiếu hụt các thiết bị lạnh nên phải hình thành các cơ sở giết mổ và chế biến qui mô nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của từng vùng và cản trở sự lưu thông thịt giữa các thị trường. 

III.9  Dịch vụ thú y còn yếu

Việt Nam có một mạng lưới thú y từ trung ương đến địa phương. Tại cấp trung ương, Tổng cục Thú y là cơ quan phụ trách các vấn đề về kiểm soát dịch bệnh, kiểm tra các cơ sở giết mổ, vệ sinh dich tễ, quản lý thuốc và vácxin. ở tỉnh huyện cũng có các chi cục, và các trạm thú y.


 Mặc dù mạng lưới thú y được quan tâm phát triển, nhưng số lượng nhân viên thú y vẫn còn rất thiếu, đặc biệt ở các cấp huyện và xã. Trạm thú y huyện thường chỉ có 3-5 nhân viên đảm nhiệm tất cả các dịch vụ thú y. Tại các xã cũng có các nhân viên thú y, tuy nhiên trình độ còn rất hạn chế. hưa đủ đáp ứng nhu cầu kiểm tra, chữa trị dịch bệnh, thời gian qua dịch bệnh lan rộng ảnh hưởng mạnh tới hiệu quả chăn nuôi. Theo điều tra của Bộ NN&PTNT- IFPRI năm 1999, tỷ lệ chết do bệnh của lợn ngoại chiếm 3,69%, của lợn lai là 2,28% tổng đàn và lợn nội là 2,48% tổng đàn. Tỷ lệ này đối với gà cao hơn, gà nội là 14,67%, gà lai 8,29% và gà ngoại là 5,31% (Bảng 3.10). 

Bảng 3.10 Tỷ lệ vật nuôi chết trong tổng theo loại giống (%)

	Loại vật nuôi
	Lợn
	Gà
	Vịt
	Bò
	Trâu

	Giống nội
	2,48
	14,67
	4,71
	0,97
	1,67

	Giống lai
	2,28
	8,29
	4,60
	0,75
	-

	Giống ngoại
	3,69
	5,31
	5,50
	-
	-


Nguồn: Điều tra MARD - IFPRI, 1999

Nhiều nhân viên thú y địa phương, bao gồm cả các bác sĩ tư nhân, còn thiếu kiến thức, trình độ hạn chế, hiệu quả chữa trị không cao. Khả năng chuẩn đoán bệnh dịch kém nên các báo cáo về bệnh dịch sẽ không chính xác. Trang thiết bị của các trạm thú y rất cũ kỹ lạc hậu. Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc đào tạo bồi dưỡng, bổ sung các cán bộ thú y,Việt Nam phải tổ chức tập huấn đào tạo trực tiếp cho người chăn nuôi, để họ có thể có được những kiến thức cơ bản về phòng dịch bệnh và chữa bệnh.   


Hiện nay thị trường thuốc thú y rất đa dạng được cung cấp bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau. Việt Nam có 6 xí nghiệp thú y trực thuộc MARD, 3 liên doanh và trên 40 cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc thú y. Nhưng theo ý kiến của người chăn nuôi, giá thuốc và vácxin của Việt Nam là rất cao, đây cũng là một vấn đề rất khó khăn đối với người chăn nuôi. Việc quản lý, kiểm soát thuốc và vác-xin thú y rất khó. Chính vì thế trên thị trường vẫn còn tồn tại các loại thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu...             

Chính do hạn chế về việc phòng và điều trị nên tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm các năm qua xảy ra nhiều. Chưa có vùng an toàn dịch phục vụ cho cho xuất khẩu thịt. Thiệt hại do bênh dịch gây ra trong cả nước rất nghiêm trọng, làm tổn thất rất lớn cho ngành chăn nuôi và cho người nông dân và cũng làm cho giá thành chăn nuôi cao. Riêng đàn lợn thiệt hại do bệnh dịch gần chiếm 10% số đầu con
. Theo điều tra của Bộ NN&PTNT và IFPRI, tổn thất của toàn quốc do gia súc chết năm 1999 lên tới gần 60 triệu USD, trong đó tổn thất do gà chết chiếm nhiều nhất với 29 triệu USD, tiếp theo là tổn thất do lợn chết khoảng 23,2 triệu USD (Bảng 3.11)

Bảng 3.11 Tổn thất toàn quốc do gia súc chết
	Loại
 
	% tổn thất do gia súc chết so với doanh thu của người sản xuất (%)
	Tổn thất toàn quốc do gia súc chết(triệu đồng)
	Tổn thất toàn quốc do gia súc chết
(triệu USD)

	Lợn
	2,38
	325425
	23,24

	Gà
	10,18
	408972
	29,21

	Vịt
	5,68
	48054
	3,43

	Bò
	1,78
	15504
	1,11

	Trâu
	2,95
	10846
	0,77

	Tổng
	
	808000
	57,77


Nguồn:  Điều tra IFPRI - MARD, 1999
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Đồ thị 2.6 : Nhu cầu nhập khẩu thịt lợn của một số nước


(000 tÊn)


� 











Đồ thị 2.5 Xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam, 1990-2002 (000 tấn)
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Đồ thị 1.1. Tỷ trọng sản lượng thịt vịt theo vùng, 1999
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Đồ Thị 3.2 DRC của thịt lợn và nông sản khác
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Đồ Thị 2.4 Tính thời vụ của các sản phẩm thịt
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Đồ thị 3.1  Giá thịt lợn nạc tại Việt Nam và Chicago (USD/tấn)
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		Table 6.1B: RETAIL PRICE INDEX, BY MONTH

		(Jan 1986=100)

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		Month/Year		1990.0		1991.0		1992.0		1993.0		1994.0		1995		1996		1997		1998

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		January		15695.6		28925.0		44706.8		51203.4		53892.6		62941.2		68995.8		72061.6		75,272

		February		16292.0		31441.4		47147.8		52176.3		55886.6		65062.3		70720.7		73358.7		76,928

		March		16601.6		31598.6		47402.4		51915.4		55663.1		65179.4		71286.4		72991.9		76,313

		April		17016.6		32293.8		47829.0		51811.6		55846.8		65831.2		71357.7		72553.9		77,534

		May		17459.0		33262.6		48426.9		52588.8		56181.8		67003.0		71000.9		72191.2		78,619

		June		17825.7		33828.1		48514.0		52431.0		56687.5		67532.3		70645.9		72263.4		78,619

		July		18467.4		34673.8		48640.2		52326.1		56800.9		67532.3		70151.4		72407.9		78,226

		August		19538.5		35852.7		48766.6		52587.8		57312.1		67728.2		69870.8		72480.3		 

		September		20456.8		37179.3		48766.6		52535.2		58229.1		68060.1		70080.4		72915.2		 

		October		21766.1		38220.3		48678.9		52377.6		58986.0		68121.3		70150.5		73133.9		 

		November		23463.8		40360.6		49662.2		52639.5		59988.8		68182.6		70781.8		73353.3		 

		December		25552.1		42822.6		50347.5		52955.3		60648.7		68380.3		71489.7		74086.9		 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		Annual Index:		19177.9		35038.2		48240.7		52295.7		57177.0		66796.2		70544.3		72816.5		 

		(Jan 1986=100)		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		Annual Index:		136.4		249.2		343.1		372.0		406.7		475.1		501.7		517.9		 

		(1989=100)		100.0		182.7		251.5		272.7		298.2		348.3		367.8		379.7		 

		Annual Growth Rate		36.4%		82.7%		37.7%		8.4%		9.3%		16.8%		5.6%		3.2%		 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		Dec/Dec Growth Rate		67.5%		67.6%		17.6%		5.2%		14.5%		12.7%		4.5%		3.6%		 

		Lợn hơi		2932.375		5536.25		7486.5		7202.5		7760.5		11255.625		11457.875		9113.125		10372.75		11947.75

				100		182.6979472141		251.5395894428		272.7272727273		298.1671554252		348.3137829912		367.8152492669		379.6920821114		381.2108504399		386.1665914956

				2932.375		3030.2748796148		2976.2710580006		2640.9166666667		2602.7346938775		3231.4612713113		3115.1169025314		2400.1356439467		2721.0007238857		3093.9367265633
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		Table : Current price and real price of animal liveweight

		Year		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999

		Current price

		Pig		2932		5536		7487		7203		7761		11256		11458		9113		10373		11948

		Chicken		4201		7294		9840		10648		12204		16467		19265		16652		20269		22346

		Ducks		3078		4912		7269		7756		8618		11363		13054		12940		13302		13869

		Buffalo		1946		3215		5087		5634		6045		7608		7570		7850		7954		7644

		Cattle		2309		4449		6636		7263		8404		9691		9468		9412		10188		11183

		Paddy		575		1290		1212		1152		1368		1883		1841		1655		2090		1944

		Rice		928		2042		1972		1878		2222		2963		3028		2718		3454		3255

		Annual price index		100		182.6979472141		251.5395894428		272.7272727273		298.1671554252		348.3137829912		367.8152492669		379.6920821114		381.2108504399		386.1665914956

		Real price

		Lợn		2932		3030		2976		2641		2603		3231		3115		2400		2721		3094

		gà		4201		3992		3912		3904		4093		4728		5238		4386		5317		5787

		Vịt		3078		2689		2890		2844		2890		3262		3549		3408		3489		3591

		Trâu		1946		1760		2022		2066		2027		2184		2058		2067		2087		1979

		Bò		2309		2435		2638		2663		2819		2782		2574		2479		2672		2896

		Paddy		575		706.0834670947		481.8327018362		422.4		458.8030489304		540.6045043149		500.5230217261		435.8795134196		548.2092996361		503.4312589818

		Rice		928		1117.6918138042		783.9720198193		688.6		745.2195721662		850.6697537361		823.2393860873		715.9310034112		905.9290930505		843.0083643587

		Source: price of animal liveweight come from GSO, price of paddy & rice come from Policy Department
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		Table : Current price and real price of pig liveweight

		Year		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999

		Giá hiện tại		2932		5536		7487		7203		7761		11256		11458		9113		10373		11948

		Giá thực tế		2932		3030		2976		2641		2603		3231		3115		2400		2721		3093.9367265633

		Giá hiện tại		100		189		255		246		265		384		391		311		354		407

		Giá thực tế		100		103		101		90		89		110		106		82		93		106

		Source: price of animal liveweight come from GSO, price of paddy & rice come from Policy Department
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